MẪU ĐƠN bảo hiểm mọi rủi ro về lắp đặt
(MĐ 02/LĐ/HHBH/2009)
(Ban hành kèm theo Công văn số 182/HHBH/2009 ngày 23 tháng 9 năm 2009

của Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam)

Trên cơ sở Người được bảo hiểm đã gửi cho DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM giấy yêu cầu bảo hiểm (Giấy yêu cầu bảo hiểm này được xem như là một bộ phận không tách rời của Đơn bảo hiểm mọi rủi ro về lắp đặt), đã nộp hoặc đồng ý nộp (bằng văn bản) cho DOANH NGHIỆP  BẢO HIỂM số phí bảo hiểm nêu trong Giấy yêu cầu bảo hiểm (GCNBH/HĐBH) kèm theo và tuân theo các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ quy định trong Đơn bảo hiểm, DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM sẽ trả tiền bồi thường cho Người được bảo hiểm theo cách thức và quy định dưới đây.

Các điểm loại trừ chung

Doanh nghiệp bảo hiểm  sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất, thiệt hại hoặc những trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp gây nên bởi các rủi ro sau:

a) Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự (dù tuyên chiến hay không tuyên chiến), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, binh biến, nổi loạn, đình công, bãi công, bể xưởng, bạo động của quần chúng, hành động quân sự hay lực lượng tiếm quyền, hành động của nhóm người hay những người thù địch-đại diện hay có liên quan tới các tổ chức chính trị, âm mưu, tịch biên, trưng dụng cho quân đội, tịch thu, phá hoại hay phá huỷ theo lệnh của chính phủ hợp hiến hay đang nắm quyền trên thực tế hoặc theo lệnh của bất kỳ nhà đương cục nào.

b) Phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân hay nhiễm phóng xạ:

c) Hành động cố ý hay cố tình sơ xuất của Người được bảo hiểm hay đại diện của họ;

d) Ngừng công việc dù là toàn bộ hay một phần;

Trong các trường hợp khiếu tố, kiện tụng hay kiện cáo mà Doanh nghiệp bảo hiểm cho là do có điểm loại trừ a) nói trên, các tổn thất hay trách nhiệm nào đó không được bồi thường theo đơn bảo hiểm này thì việc chứng minh rằng các tổn thất hay trách nhiệm đó thuộc trách nhiệm bảo hiểm là nhiệm vụ của Người được bảo hiểm.

Thời hạn bảo hiểm

Trách nhiệm của Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bắt đầu từ lúc khởi công công trình hoặc sau khi dì xong các hạng mục có tên trong GCNBH/HĐBH xuống công trường, trừ trường hợp HĐBH được ký kết sau khi công trình đã khởi công thì hiệu lực bảo hiểm được xác nhận cụ thể trong HĐBH và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho tới khi bàn giao công trình hoặc sau khi hoàn tất lần vận hành hay chạy thử có tải đầu tiên tuỳ theo thời điểm nào xảy ra trước, nhưng sẽ không chậm quá 4 tuần (trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản) kể từ ngày bắt đầu chạy thử. Tuy nhiên, nếu một bộ phận của xưởng máy hay một số cỗ máy đã được chạy thử vµ/hoÆc vận hành hay bàn giao thì việc bảo hiểm cho phần đó hay các thiết bị hoặc máy móc và mọi trách nhiệm phát sinh từ đó sẽ chấm dứt hiệu lực, mặc dù bảo hiểm này vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm với các bộ phận còn lại.

Đối với các hạng mục cũ sử dụng lại thì hiệu lực bảo hiểm sẽ chấm dứt ngay khi các hạng mục đó bắt đầu được chạy thử.

Hợp đồng bảo hiểm này sẽ chấm dứt hiệu lực chậm nhất vào ngày qui định ghi trong GCNBH/HĐBH. Mọi sự kéo dài thời hạn bảo hiểm (sự gia hạn) đều phải được Doanh nghiệp bảo hiểm đồng ý bằng văn bản.

điều kiện bảo hiểm

1. Việc Người được bảo hiểm tuân thủ và chấp hành đúng các điều khoản của Đơn bảo hiềm này về những việc mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ phải làm hay thực hiện, và việc khai báo, trả lời câu hỏi trong Bản câu hỏi và Giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết để  ràng buộc trách nhiệm bồi thường của Doanh nghiệp bảo hiểm,  
2. GCNBH/HĐBH và các Phần I và II được trình bày sau đây được coi là các bộ phận cấu thành và nằm trong Đơn bảo hiểm này, và cụm từ "Đơn bảo hiểm" xuất hiện ở bất cứ đâu trong Hợp đồng bảo hiểm này đều được coi là bao gồm GCNBH và các Phần 1 và 2 được trình bày phía sau. Bất kỳ một từ hoặc một cụm từ nào có giảI nghĩa kèm theo ở trong một phần nào đó của Đơn bảo hiểm này hay trong GCNBH hoặc các Phần sau thì dù xuất hiện ở đâu từ hoặc cụm từ đó cũng mang cùng một nghĩa như vậy.

3. Người được bảo hiểm, bằng chi phí riêng của mình, phải thực hiện mọi biện pháp đề phòng hợp lý và tuân theo mọi kiến nghị hợp lý của Doanh nghiệp bảo hiểm để ngăn chặn tổn thất hay trách nhiệm xảy ra và phải tuân thủ mọi qui định của pháp luật, kiến nghị của các nhà chế tạo.

4. a), Đại diện của Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền vào bất kỳ thời gian hợp lý nào xem xét và kiểm tra rủi ro được bảo hiểm, và Người được bảo hiểm phải cung cấp cho đại diện của Doanh nghiệp bảo hiểm mọi chi tiết, thông tin cần thiết để đánh giá rủi ro được bảo hiểm.

b) Người được bảo hiểm phải lập tức thông báo cho Doanh nghiệp bảo hiểm bằng điện tín và bằng văn bản bất cứ thay đổi quan trọng nào đối với các rủi ro được bảo hiểm và bằng chi phí của mình, phảI thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết mà hoàn cảnh yêu cầu và nếu cần thì có thể đIều chỉnh phạm vi bảo hiểm và phí bảo hiểm cho phù hợp.

Người được bảo hiểm không được tự ý tiến hành hay chấp nhận bất cứ sự thay đổi quan trọng nào làm tăng mức độ rủi ro bảo hiểm, trừ khi việc đó được Doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận bằng văn bản.

5) Trong trường hợp xảy ra những sự cố có thể dẫn đến việc khiếu nại bồi thường theo Đơn bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải:

a) Lập tức thông báo ngay cho Doanh nghiệp bảo hiểm bằng điện thoạI, điện tín hoặc bằng văn bản, nêu rõ tính chất và mức độ tổn thất,

b) Thực hiện mọi biện pháp với hết khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất, 

c) Bảo quản các bộ phận bị tổn thất và sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viên của Doanh nghiệp bảo hiểm giám định các bộ phận đó,

d) Cung cấp mọi thông tin và chứng từ, văn bản theo yêu cầu của Doanh nghiệp bảo hiểm. 
e) Thông báo ngay cho cơ quan công an trong trường hợp tổn thất do trộm cắp.

Trong mọi trường hợp, Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất vật chất hay trách nhiệm , nếu trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố, Người bảo hiểm không nhận được thông báo tổn thất.

Sau khi thông báo choDoanh nghiệp bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm tiến hành sửa chữa hay thay thế (kể cả hư hỏng nhỏ) nhất thiết phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Doanh nghiệp bảo hiểm. Trong mọi trường hợp khác nếu Doanh nghiệp bảo hiểm hay đại diện của họ không tiến hành giám định trong một thời gian được xem là hợp lý xét theo tình hình thực tế thì Người được bảo hiểm có quyền xúc tiến việc sửa chữa hay thay thế.

Trách nhiệm của Doanh nghiệp bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này đối với bất kỳ hạng mục bị tổn thất nào  sẽ chấm dứt nếu hạng mục đó không được sửa chữa kịp thời chu đáo.

6. Người được bảo hiểm với chi phí do Doanh nghiệp bảo hiểm chịu, phải thực hiện, phối hợp thực hiện và cho phép thực hiện mọi hành động và mọi công việc xét thấy cần thiết hay theo yêu cầu của  Doanh nghiệp bảo hiểm nhằm bảo vệ các quyền lợi đối với tài sản hay quyền miễn trách hay tiền đòi bồi thường từ bên thứ ba (khác với những Người được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này) về những khoản mà Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được hưởng hay có thể được hưởng hoặc được thế quyền sau khi đã thanh toán hay bồi thường tổn thất theo đơn bảo hiểm này, dù cho hành động hay những việc như vậy  cần phảI làm hay phải yêu cầu làm trước hay sau khi Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho Người được bảo hiểm.

7. Nếu có sự tranh chấp về số tiền bồi thường theo đơn bảo hiểm (trách nhiệm được chấp nhận theo cách khác), thì việc tranh chấp sẽ chuyển cho một Trọng tài quyết định. Trọng tài này do hai bên chỉ định bằng văn bản hoặc nếu hai bên không nhất trí được một trọng tài chung thì vấn đề sẽ được chuyển cho hai Trọng tài, mỗi bên chỉ định một Trọng tài bằng văn bản trong vòng một tháng, kể từ khi mét trong hai bên gửi văn bản yêu cầu phía bên kia cũng làm như vậy hoặc trong trường hợp hai Trọng tài không nhất trí được với nhau thì cùng nhau chỉ định một Trọng tài chung trước khi đưa  tranh chấp ra giảI quyết . Trọng tài chung sẽ ngồi với hai Trọng tài kia và chủ tọa cuộc họp của họ. Phán quyết của cuộc họp sẽ là điều kiện tiên quyết đối với tính chất đúng đắn của việc khiếu tố chống Doanh nghiệp bảo hiểm. Nếu 1 trong 2 bên không chấp thuận giải quyết bằng trọng tài thì việc giải quyết tranh chấp sẽ đưa ra toà án xét xử.

8. Nếu có sự khiếu nại gian lận hay khai báo sai (được đưa ra hay hỗ trợ cho khiếu nại đó) hay nếu Người được bảo hiểm hoặc người thay mặt họ sử dụng những phương tiện hay thủ đoạn gian lận nhằm kiếm lời qua đơn bảo hiểm này  hoặc nếu khiếu nại đòi bồi thường bị khước từ mà không có việc tiến hành tố tụng trong vòng ba tháng kể từ khi bị từ chối, hoặc kể từ khi hai Trọng tài hay toà án đưa ra phán quyết thì tất cả các quyền lợi theo Đơn bảo hiểm này sẽ không có giá trị.

9. Nếu vào thời điểm phát sinh khiếu nại theo Đơn bảo hiểm này mà có bất kỳ một Đơn bảo hiểm nào khác cũng bảo hiểm tổn thất vật chất hay trách nhiệm đó thì Người bảo hiểm sẽ không bồi thường nhiều hơn phần tỷ lệ của họ đối với khiếu nại về tổn thất vật chất hay trách nhiệm đó. 

Phần I - tổn thất vật chất             

Trong phần này,  Doanh nghiệp bảo hiểm thỏa thuận với Người được bảo hiểm rằng nếu vào bất kỳ lúc nào trong thời hạn bảo hiểm, một hạng mục nào đó có tên trong GCNBH/HĐBH hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục đó bị tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào khác với những nguyên nhân bị loại trừ dưới đây và với mức độ cần thiết phảI sửa chữa hoặc thay thế, thì Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm tổn thất đó theo quy định dưới đây bằng tiền, bằng cách sửa chữa, thay thế (tùy Doanh nghiệp bảo hiểm lựa chọn), mức bồi thường đối với từng hạng mục được ghi trong GCNBH/HĐBH sẽ không vượt quá số tiền được ghi tương ứng với hạng mục đó và đối với mỗi sự cố sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm bồi thường (nếu có), tổng cộng lại, toàn bộ số tiền bồi thuêng không vượt quá tổng số tiền được bảo hiểm như quy định trong GCNBH/HĐBH.

Doanh nghiệp bảo hiểm cũng sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm chi phí dọn dẹp hiện trường sau khi xảy ra sự cố dẫn đến khiếu nại theo Đơn bảo hiểm này với điều kiện là số tiền đó phải được ghi trong GCNBH/HĐBH.

1.1. Điều khoản loại trừ chỉ áp dụng riêng cho phần 1 (tổn thất vật chất)

Tuy nhiªn,Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đối với:

a) Mức miễn bồi thường quy định trong GCNBH/HĐBH mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong mọi sự cố;

b) Tất cả các loại tổn thất có tính chất hậu quả, bao gồm tiền phạt, tổn thất do chậm trễ, do không đảm bảo công việc, thiệt hại hợp đồng;

c) Những tổn thất do thiết kế sai, do khuyết tật của nguyên vật liệu hay khuôn mẫu, do tay nghề kém nhưng không phải lỗi trong khi lắt đặt;

d) Ăn mòn, mài mòn, ôxy hoá, kết tạo vẩy cứng;

e) Mất mát hay thiệt hại đối với hồ sơ, sơ đồ, chứng từ kế toán, hoá đơn, tiền mặt, tem phiếu, văn bản, chứng thư nợ nần, cổ phiếu, thư bảo lãnh, séc, vật liệu bao gói như hòm, thùng, hộp;.

f) Mất mát hay thiệt hại chỉ phát hiện được vào thời điểm kiểm kê;

1.2. Điều khoản áp dụng cho phần I (tổn thất vật chất)

a) Số tiền bảo hiểm:

Yêu cầu của loại bảo hiểm này là số tiền được bảo hiểm nêu trong bản GCNBH/HĐBH theo hạng mục 1 (công tác lắp đặt) và hạng mục 2 (công việc xây dựng) không được thấp hơn giá trị đầy đủ của mỗi hạng mục tại thời điểm hoàn thành việc lắp đặt, bao gồm cả cước phí vận tải, thuế hải quan, các loại thuế khác, chi phí lắp đặt và Người được bảo hiểm cam kết sẽ tăng hoặc giảm số tiền bảo hiểm trong trường hợp có sự biến động về nguyên vật liệu, lương bổng hay giá cả, luôn luôn với điều kiện là việc tăng hay giảm này sẽ chỉ có hiệu lực sau khi việc đó đã được Doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận trong GCNBH/ HĐBH.

Trong trường hợp có tổn thất, nếu phát hiện thấy số tiền bảo hiểm thấp hơn số tiền lẽ ra phải yêu cầu bảo hiểm, thì số tiền Người được bảo hiểm được bồi thường  theo đơn bảo hiểm này sẽ giảm đI theo tỷ lệ  giữa số tiền bảo hiểm chia cho  số tiền lẽ ra phải yêu cầu bảo hiểm. Mọi đối tượng và khoản mục chi phí đều phải tuân theo điều kiện này một cách riêng rẽ.

b) Cơ sở giải quyết bồi thường.

Trong mọi trường hợp có tổn thất, cơ sở để giải quyết bồi thường theo Đơn bảo hiểm này là:

- Đối với trường hợp tổn thất có thể sửa chữa được là chi phí sửa chữa cần thiết để phục hồi các hạng mục bị tổn thất trở lại trạng thái như trước khi xảy ra tổn thất trừ đi phần thu hồi, hoặc

- Đối với trường hợp tổn thất toàn bộ là giá trị thực tế của hạng mục đó ngay trước khi xảy ra sự cố trừ đi phần giá trị thu hồi.

Tuy nhiên, chỉ bồi thường ở mức độ chi phí mà Người được bảo hiểm thực tế phải gánh chịu và ở mức độ mà các khoản đó đã được tính chung vào số tiền bảo hiểm và luôn luôn với điều kiện là điều kiện và các điều khoản này đều được tuân thủ đầy đủ.

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường sau khi thỏa mãn với việc xuất trình các hóa đơn, chứng từ cần thiết  để chứng tỏ rằng việc sửa chữa đã được tiến hành hay việc thay thế đã được thực hiện, tùy theo từng trường hợp cụ thể.. Mọi tổn thất có thể sửa chữa được đều phải được sửa chữa, nhưng nếu chi phí sửa chữa tương đương hay vượt quá giá trị của hạng mục đó tại thời điểm trước khi xảy ra tổn thất thì việc thanh toán bồi thường sẽ được thực hiện trên cơ sở quy định đối với trường hợp tổn thất toàn bộ.

Chi phí sửa chữa tạm thời sẽ do Doanh nghiệp bảo hiểm chịu nếu như chi phí đó là một bộ phận cấu thành của việc sửa chữa chính thức và không làm tăng chi phí sửa chữa.

Mọi chi phí nhằm sửa đổi, bổ sung và/hoặc hoàn thiện thêm sẽ không được bồi thường theo đơn bảo hiểm này.

c) Mở rộng phạm vi bảo hiểm:

Chi phí cho việc làm thêm giờ, làm việc ban đêm, làm việc trong ngày lễ, cước phí vận chuyển nhanh chỉ được bảo hiểm nếu như có thoả thuận trước bằng văn bản.

d) Tài sản xung quanh:

Mọi tổn thất đối với tài sản để tại công trường hay để tại vùng phụ cận công trường và thuộc sở hữu hay thuộc quyền bảo quản, coi sóc hay giám sát của chủ công trình hay người nhận thầu sẽ chỉ được bồi thường nếu như tổn thất đó xảy ra liên quan trực tiếp với việc lắp đặt hay thử nghiệm các hạng mục được bảo hiểm theo Phần I và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm, với điều kiện là giá trị số tài sản đó phải được ghi trong GCNBH/HĐBH tại Phần 1 mục 4 (Máy móc xây/lắp). Phần mở rộng phạm vi bảo hiểm này không áp dụng đối với máy móc và trang thiết bị xây dựng lắp đặt.

Phần II - trách nhiệm đối với người thứ ba    


Trong phạm vi và không vượt quá số tiền quy định trong GCNBH/HĐBH, Người bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý bồi thường đối với những thiệt hại xảy ra do hậu quả của việc gây ra:

a) Thương tật hay ốm đau bất ngờ cho bên thứ ba (dù chết hay không)

b) Tổn thất bất ngờ đối với tài sản thuộc bên thứ ba,

 xảy ra có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng, lắp đặt hay chạy thử các hạng mục được bảo hiểm theo Phần 1 tại khu vực công trường hay phụ cận với công trường trong thời hạn bảo hiểm.

Đối với những khiếu nại đòi bồi thường được giải quyết theo các quy định ghi trong Đơn bảo hiểm này, Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường thêm cho Người được bảo hiểm:

a) Tất cả các chi phí kiện tụng mà bên nguyên đơn đòi được từ  Người được bảo hiểm và.

b) Tất cả các chi phí đã được thực hiện với sự đồng ý bằng văn bản của Doanh nghiệp bảo hiểm.

luôn luôn với điều kiện là trách nhiệm của  Doanh nghiệp bảo hiểm trong phần này sẽ không vượt quá hạn mức bồi thường được ghi trong GCNBH/HĐBH.

2.1. Những loại trừ áp dụng riêng cho phần 2 (trách nhiệm đối với người thứ ba)

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm:

a) Mức khấu trừ quy định trong GCNBH/HĐBH mà Người được bảo hiểm tự chịu trong mỗi sự cố;

b) Chi phí phát sinh trong việc làm, làm lại, làm hoàn thiện hơn, sửa chữa hay thay thế một hạng mục nào đó được bảo hiểm hoặc có thể được bảo hiểm theo Phần I – Tổn thất vật chất của Đơn bảo hiểm này.

c) Trách nhiệm là hậu quả của:

- Các thương tích hay ốm đau gây ra cho người làm thuê hay công nhân của nhà thầu hay chủ công trình hoặc bất kỳ doanh nghiệp nào khác có liên quan đến công trình, được bảo hiểm toàn bộ hay chỉ một phần theo Phần I hay gây ra cho thành viên trong gia đình họ;

- Tổn thất gây ra đối với tài sản thuộc sở hữu hay dưới sự chăm nom, coi sóc hay kiểm soát của nhà thầu, chủ công trình hay bất kỳ doanh nghiệp nào khác có liên quan đến công trình, được bảo hiểm toàn bộ hay chỉ một phần theo Phần I – Tổn thất vật chất hay của người làm thuê hoặc công nhân của một trong những người nói trên;

- Tai nạn gây ra bởi xe cơ giới được phép lưu hành trên đường công cộng hay bởi tàu thuyền, xà lan hay may bay;

- Bất kỳ thoả thuận nào của Người được bảo hiểm về việc trả bất kỳ một khoản nào dưới hình thức đền bù hay hình thức nào khác, trừ khi trách nhiệm đó thuộc trách nhiệm bồi thường của  Doanh nghiệp bảo hiểm cho dù  không có thoả thuận đó.

2.2. Các điều kiện áp dụng riêng cho phần 2 (trách nhiệm đối với người thứ ba)

a) Người được bảo hiểm hay người thay mặt Người được bảo hiểm không được tự ý đưa ra bất kỳ một sự thừa nhận, một đề xuất, một hứa hẹn thanh toán hay bồi thường nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Doanh nghiệp bảo hiểm, là người nếu họ muốn có quyền tiến hành và chỉ đạo dưới danh nghĩa Người được bảo hiểm việc bảo vệ hay giải quyết một khiếu nại nào đó hay có quyền đứng tên Người được bảo hiểm vì quyền lợi riêng của họ tiến hành khởi tố hay bằng cách khác đòi bồi thường thiệt hại và có toàn quyền trong việc tiến hành kiện tụng hay giải quyết khiếu nại và Người được bảo hiểm phải cung cấp mọi thông tin có liên quan và hỗ trợ khi Doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu.

b) Trong trường hợp xảy ra sự cố, Doanh nghiệp bảo hiểm có thể trả cho Người được bảo hiểm toàn bộ hạn mức bồi thường với mỗi sự cố (nhưng khấu trừ đi bất kỳ khoản nào đã được coi là khoản tiền đền bù cho sự cố đó) hoặc trả một khoản tiền ít hơn đúng với số tiền mà khiếu nại hay các khiếu nại phát sinh từ sự cố trên có thể được giải quyết và sau đó Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm về sự cố đó theo quy định của Phần 2 này.

PHỤ LỤC  1

Các sửa đổi bổ sung tuân theo Mẫu đơn chung

của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam
1. MR001: Bảo hiểm cho các tổn thất gây ra bởi đình công, gây rối, bạo loạn của quần chúng.

 
Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Quy tắc bảo hiểm này sẽ được mở rộng để bảo hiểm cho các tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi đình công, gây rối, bạo loạn của quần chúng mà với mục đích của Điều khoản bổ sung này có nghĩa là (luôn phải tuân theo các Điều kiện đặc biệt được qui định trong Điều khoản bổ sung này) tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm trực tiếp gây ra bởi:


 1- Hành động của bất kỳ người nào cùng với những người khác gây rối trật tự công cộng (cho dù nó có liên quan tới bãi công hoặc việc sa thải công nhân hay không), nhưng không phải là những sự kiện nêu tại điều kiện 2 của "Các điều kiện đặc biệt " của Điều khoản bổ sung này;


 2 - Hành động của bất kỳ cơ quan quyền lực hợp pháp nào nhằm trấn áp hoặc cố gắng trấn áp bất kỳ sự gây rối nào như đã nói ở trên hoặc làm giảm thiểu hậu quả của sự gây rối đó; 


3- Hành động cố ý của bất kỳ người bãi công hoặc người bị sa thải nào nhằm mục đích ủng hộ bãi công hoặc chống sa thải công nhân;


 4- Hành động của bất kỳ cơ quan quyền lực hợp pháp nào nhằm chống lại hoặc cố gắng chống lại những hành động trên hoặc làm giảm thiểu hậu quả của những hành động đó. 

Tuy nhiên, các bên thỏa thuận thêm và tuyên bố rõ như sau:


 1- Tất cả các Điều khoản, Điều kiện và các Điểm loại trừ của Quy tắc bảo hiểm sẽ được áp dụng đầy đủ với Điều khoản bổ sung này, trừ trường hợp những qui định đó đã được thay đổi theo "Các điều kiện đặc biệt" dưới đây và bất kỳ khi nào nói đến tổn thất hoặc thiệt hại trong Quy tắc bảo hiểm này đều có nghĩa là những tổn thất hoặc thiệt hại do những rủi ro được bảo hiểm gây ra;


 2- "Các điều kiện đặc biệt" dưới đây sẽ chỉ được áp dụng cho Điều khoản bổ sung 001 này, còn các qui định trong Quy tắc bảo hiểm vẫn được áp dụng đầy đủ với Quy tắc bảo hiểm như khi Điều khoản bổ sung này không được áp dụng; 

Các điều kiện đặc biệt : 

1- Hợp đồng bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm cho:


 a- Những tổn thất hoặc thiệt hại bắt nguồn từ việc ngưng trệ toàn bộ hoặc một phần công việc hoặc từ việc chậm chÔ, trì hoãn hoặc ngưng trệ bất kỳ quá trình hoặc hoạt động nào.


b- Những tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi việc mất quyền sở hữu tạm thời hoặc vĩnh viễn do việc tịch thu, trưng thu hoặc trưng dụng theo lệnh bất kỳ một cơ quan chính quyền nào.


 c- Những tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi việc mất quyền sở hữu tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với một ngôi nhà nào đó do sự lấn chiếm trái phép bởi bất kỳ người nào. 


d- Những tổn thất hoặc trách nhiệm có tính chất hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào, loại nào, bất kỳ khoản chi trả nào vượt quá số tiền bồi thường thiệt hại vật chất qui định ở đây; tuy nhiên, trong các trường hợp b và c, Doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm về những tổn thất vật chất được bảo hiểm xảy ra trước hoặc trong quá trình bị mất quyền sở hữu tạm thời; 

2- Hợp đồng bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi hoặc do hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của bất kỳ biến cố nào nêu dưới đây:


 a- Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, hành động gây chiến hoặc hành động hiếu chiến (cho dù được tuyên bố hay không tuyên bố), nội chiến; 


b- Khởi nghĩa, sự nổi loạn của quần chúng có qui mô hoặc có thể phát triển thành một cuộc khởi nghĩa quần chúng, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, tiếm quyền;


 c- Hành động của bất kỳ người nào dưới danh nghĩa hoặc có liên quan tới bất kỳ một tổ chức hoạt động trực tiếp nhằm lật đổ một chính quyền hợp pháp hay một chính quyền thực tế tồn tại nào làm ảnh hưởng tới chính quyền đó bằng bạo lực hay khủng bố; 


Bất kỳ một vụ kiện tụng hoặc xét xử nào nếu Doanh nghiệp bảo hiểm cho rằng do có những qui định nêu trong điều khoản, nên các tổn thất hoặc thiệt hại không được bảo hiểm, thì trách nhiệm của Người được bảo hiểm là phải chứng minh rằng các tổn thất đó thuộc phạm vi bảo hiểm; 

3- Việc bảo hiểm này có thể bị hủy bỏ ở bất kỳ thời điểm nào sau khi Doanh nghiệp bảo hiểm đã gửi thông báo cho Người được bảo hiểm theo địa chỉ mới nhất của Người được bảo hiểm. Trong trường hợp này, Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm hoàn lại số phí bảo hiểm tỉ lệ với khoảng thời gian còn lại của Hợp đồng tính từ khi Hợp đồng bảo hiểm bị hủy bỏ. 4- Giới hạn bồi thường nêu dưới đây đối với mỗi sự cố sẽ được bảo hiểm là giới hạn bồi thường cho tất cả mọi tổn thất hoặc thiệt hại được bảo hiểm theo Điều khoản bổ sung này, xảy ra trong thời hạn 168 giờ liên tục. Giới hạn trách nhiệm tổng cộng của Doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm này được giới hạn gấp hai lần giới hạn bồi thường cho mỗi sự cố.

Giới hạn bồi thường: / mỗi sự cố

 Mức khấu trừ: / mỗi sự cố

 2. MR002 : Bảo hiểm trách nhiệm chéo


 Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả thuận và xác nhận rằng phần bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba của Hợp đồng bảo hiểm sẽ được áp dụng cho các bên Được bảo hiểm có tên trong Hợp đồng bảo hiểm giống như trong trường hợp Hợp đồng bảo hiểm được cấp cho từng bên riêng biệt, với điều kiện là Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Ngừơi được bảo hiểm theo điều khoản bổ sung này những trách nhiệm đối với:


 - Tổn thất hoặc thiệt hại gây ra cho những hạng mục được bảo hiểm hoặc có thể được bảo hiểm theo Phần Thiệt hại vật chất của Quy tắc bảo hiểm này, kể cả trường hợp không thể được bồi thường do mức khấu trừ hoặc một hạn mức nào đó.


 - Những tổn thất về người (chết người hoặc thương tật) hoặc ốm đau của người làm công mà những người này đã được hoặc có thể được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm bồi thường cho người lao động.


 Tuy nhiên, trách nhiệm của Doanh nghiệp bảo hiểm đối với các bên được bảo hiểm sẽ không vượt quá tổng cộng giới hạn bồi thường được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm đối với một tai nạn hoặc một loạt tai nạn phát sinh từ một sự cố.

 3. MR003: Bảo hiểm cho công tác bảo hành


 Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Hợp đồng bảo hiểm sẽ được mở rộng ra cho thời gian bảo hành được qui định cụ thể trong Điều khoản này để duy nhất bảo hiểm cho tổn thất hoặc thiệt hại do người nhận thầu (Người được bảo hiểm) gây ra đối với các hạng mục công trình xây dựng trong khi tiến hành công tác bảo hành theo qui định trong điều khoản của Hợp đồng xây dựng. 

Thời gian bảo hành:

4. MR004: Bảo hiểm bảo hành mở rộng

 
Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Hợp đồng bảo hiểm sẽ được mở rộng ra cho thời gian bảo hành được quiđịnh cụ thể trong điều khoản này để bảo hiểm cho tổn thất hoặc thiệt hại đối với các hạng mục của công trình:


 - Do Nhà thầu được bảo hiểm gây ra khi tiến hành công tác bảo hành theo qui định của hợp đồng xây lắp, hoặc


 - Phát sinh trong thời gian bảo hành, mà những tổn thất hoặc thiệt hại này đã xảy ra trong giai đoạn xây dựng/ lắp đặt, trước khi các hạng mục bị tổn thất hoặc thiệt hại được cấp giấy chứng nhận hoàn thành.

 Thời hạn bảo hành :

 5. MR005: Điều kiện đặc biệt liên quan tới lịch trình tiến độ xây dựng/lắp đặt 


Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng những qui định dưới đây sẽ áp dụng cho Hợp đồng bảo hiểm này:


 - Lịch trình tiến độ thi công xây/ lắp cùng với các tuyên bố khác bằng văn bản do Người được bảo hiểm đưa ra nhằm có được quyền lợi bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này cũng như các tài liệu về kỹ thuật cung cấp cho Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ là một bộ phận của Hợp đồng bảo hiểm này.


 - Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với những tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi hoặc phát sinh từ hoặc bị trầm trọng thêm hoặc thay đổi về lịch trình tiến độ thi công xây/lắp mà vượt quá thời gian qui định dưới đây, trừ khi Doanh nghiệp bảo hiểm đã chấp nhận bằng văn bản cho sự thay đổi này trước khi xảy ra tổn thất.

 Chênh lệch so với lịch trình tiến độ thi công:      Tuần 

6. MR006: Bảo hiểm chi phí phát sinh thêm cho làm ngoài giờ, làm đêm, làm vào ngày lễ, chi phí vận chuyển tốc hành


 Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Hợp đồng bảo hiểm này sẽ được mở rộng để bảo hiểm các chi phí làm ngoài giờ, làm đêm, làm vào ngày lễ và vận chuyển tốc hành (trừ vận chuyển bằng đường hàng không). 


Luôn với điều kiện là những chi phí phát sinh thêm đó phải liên quan đến những tổn thất hoặc thiệt hại đối với những hạng mục được bảo hiểm được bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này.


Nếu số tiền bảo hiểm của các hạng mục bị thiệt hại thấp hơn số tiền lẽ ra phải được bảo hiểm thì số tiền bồi thường theo Điều khoản bổ sung này cho các chi phí phát sinh thêm nói trên sẽ giảm theo tỉ lệ tương ứng. 

Giới hạn bồi thường:            / mỗi sự cố 

7. MR007; Bảo hiểm chi phí phát sinh thêm cho vận chuyển bằng đường hàng không

 
Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Hợp đồng bảo hiểm này sẽ được mở rộng để bảo hiểm các chi phát sinh thêm cho vận chuyển bằng đường hàng không.


 Luôn với điều kiện là những chi phí phát sinh thêm này phải liên quan đến những tổn thất hoặc thiệt hại đối với những hạng mục được bảo hiểm được bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này.


 Và với điều kiện là số tiền bồi thường tối đa theo điều khoản bổ sung này cho chi phí vận chuyển hàng không sẽ không vượt quá số tiền qui định dưới đây trong suốt thời hạn bảo hiểm. 


Mức khấu trừ:

 
Số tiền bồi thường tối đa: 

8. MR008: Điều khoản cam kết liên quan đến cấu trúc công trình trong khu vực động đất 


Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm phát sinh từ động đất, nếu Người được bảo hiểm chứng minh được rằng, rủi ro động đất đã được tính đến trong bản thiết kế công trình, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật qui định về xây dựng cho các công trình tại khu vực có rủi ro động đất và chất lượng của nguyên vật liệu xây dựng, công tác thi công và kích thước của công trình đều được tính toán dựa trên cơ sở của các tiêu chuẩn kỹ thuật đó.

 9. MR009: Điều khoản loại trừ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm do động đất 


Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người đượcbảo hiểm đối với tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hay là hậu quả của rủi ro động đất.

 10. MR010: Điều khoản loại trừ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm do lũ và lụt 


Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với tổn thất, thiệt hại hoặc hoặc trách nhiệm phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ hay là hậu quả của rủi ro lũ và lụt.

 11. MR012: Điều khoản loại trừ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm do bão


 Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với tổn thất, thiệt hại hoặc hoặc trách nhiệm phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ hay là hậu quả của bão cấp 8 hoặc trên cấp 8 theo phong kế Beauford (nghĩa là có tốc độ gió lớn hơn 62 km/h) hoặc bất kỳ thiệt hại về nước do hậu quả của bão.

 12. MR013: Điều khoản bảo hiểm cho các tài sản để bên ngoài phạm vi công trường


 Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Phần Thiệt hại vật chất của Quy tắc bảo hiểm sẽ được mở rộng để bảo hiểm cho tổn thất hoặc thiệt hại đối với các tài sản được bảo hiểm để tại kho ngoài khu vực công trường trong giới hạn vị trí địa lý được qui định cụ thể dưới đây (loại trừ các tài sản đang được sản xuất, chế tạo hoặc cất giữ tại xưởng của nhà sản xuất, nhà phân phối hay nhà cung cấp).


 Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm tổn thất hoặc thiệt hại gây ra do việc không thực hiện các biện pháp phòng ngừa tổn thất cần thiết đối với các nhà kho hoặc các kho hàng. Cụ thể, những biện pháp này bao gồm: 


- đảm bảo khu vực kho hàng hóa phải được rào quanh (để trong nhà hoặc ít ra là phải có hàng rào xung quanh), được canh gác, được lắp đặt các thiết bị phòng chống cháy phù hợp với địa điểm đó hoặc loại hàng hoá được lưu kho; 


- ngăn cách các kho hàng hóa bằng tường ngăn lửa hoặc có khoảng cách ít nhất 50m;


 - xắp xếp và thiết kế các kho hàng hoá theo cách thức sao cho ngăn ngừa các thiệt hại gây ra do việc tích tụ nước hoặc ngập lụt do mưa hoặc do lụt có chu kỳ theo thống kê dưới 20 năm; 


Giới hạn giá trị trên từng kho hàng hoá


Giới hạn khu vực địa lý:


Giá trị tối đa của một kho hàng hoá: 


Giới hạn bồi thường (mỗi sự cố): 


Khấu trừ:     % của số tiền tổn thất, tối thiểu       / mỗi sự cố 

BẢO HIỂM MỌI RỦI RO LẮP ĐẶT (EAR)

1. MR011 : Bảo hiểm chuỗi tổn thất (EAR) 

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng điều khoản sau sẽ được áp dụng cho đơn bảo hiểm này:

 Tổn thất hoặc thiệt hại do thiết kế sai, nguyên vật liệu hoặc khuôn đúc có khuyết tật, hoặc do tay nghề kém (không phải là các lỗi trong quá trình lắp đặt) phát sinh từ cùng một nguyên nhân xảy ra đối với các máy móc hoặc thiết bị cùng loại hoặc cùng thiết kế sẽ được bồi thường sau khi đã trừ Mức Khấu trừ của đơn bảo hiểm đối với mối tổn thất tuân theo bảng tỷ lệ dưới đây:

 100% đối với tổn thất đầu tiên 

......% đối với tổn thất thứ 

......% đối với tổn thất thứ 

..... % đối với tổn thất thứ 

Các tổn thất sau đó sẽ không được bồi thường

(Tỷ lệ phần trăm sẽ được xác định phù hợp với tình trạng của mỗi bộ phận riêng rẽ, ví dụ như phụ thuộc vào số lượng các hạng mục tham gia bảo hiểm.) 

2. MR200 : Mở rộng bảo hiểm rủi ro của Nhà chế tạo 

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả thuận và xác nhận rằng mục c của Điều 9, phần 2: “ Các điểm loại trừ áp dụng đối với bảo hiểm thiệt hại vật chất" trong Quy tắc bảo hiểm sẽ được thay thế bằng nội dung sau:

 “ c. mọi chi phí liên quan đến việc sửa chữa và/hoặc thay thế các bộ phận và/hoặc hạng mục trực tiếp bị ảnh hưởng do thiết kế sai, nguyên vật liệu hoặc khuôn đúc có khuyết tật, tay nghề kém (nhưng không phải lỗi trong quá trình lắp đặt), mà Người được bảo hiểm lẽ ra phải chịu nhằm sửa chữa lỗi ban đầu nếu như lỗi đó được phát hiện trước khi tổn thất xảy ra; ” 

Tuy nhiên điều khoản bổ sung này không áp dụng đối với những bộ phận và hạng mục thuộc phần xây dựng dân dụng.

3. MR201: Bảo hiểm công việc bảo hành 

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Quy tắc bảo hiểm này sẽ mở rộng cho cả giai đoạn bảo hành được ghi dưới đây với mục đích chỉ bảo hiểm tổn thất hoặc thiệt hại đối với những hạng mục được bảo hiểm phát sinh từ các lỗi trong việc lắp đặt, thiết kế sai, nguyên vật liệu hoặc khuôn đúc bị khuyết tật, và/hoặc tay nghề kém, nhưng loại trừ các chi phí mà Người được bảo hiểm lẽ ra phải chịu đối với việc sửa chữa lỗi nguyên thuỷ nếu như lỗi đó được phát hiện trước khi tổn thất xảy ra. 

Mở rộng bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoặc liên quan đến cháy, nổ và/hoặc bất kỳ rủi ro thiên tai nào cũng như không bảo hiểm cho bất kỳ trách nhiệm đối với bên thứ ba nào.

 Bảo hiểm công tác bảo hành từ ......... đến.......................... 

Mức khấu trừ: 

4. MR202 : Bảo hiểm máy móc xây dựng/lắp đặt 

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Phần Thiệt hại vật chất của Quy tắc bảo hiểm sẽ được mở rộng để bảo hiểm cho các tổn thất hoặc thiệt hại đối với máy móc xây dựng/lắp đặt được ghi rõ trong danh sách kèm theo, tuy nhiên loại trừ: 

- Tổn thất hoặc thiệt hại do hỏng hóc, đổ vỡ, rạn nứt hoặc trục trặc về điện hoặc về cơ, về chất lỏng làm nguội máy hoặc dung dịch khác, hoặc do hệ thống bôi trơn có khuyết tật hoặc thiếu dầu hay thiếu chất lỏng làm nguội máy, nhưng nếu do hậu quả của sự cố hỏng hóc hoặc trục trặc nói trên mà xảy ra những thiệt hại bên ngoài đối với máy móc thiết bị được bảo hiểm thì những thiệt hại do hậu quả như vậy sẽ được bồi thường 

- tổn thất hoặc thiệt hại đối với các phương tiện cơ giới có giấy phép lưu hành trên đường công cộng hay đối với các phương tiện thủy hay máy bay. Số tiền bảo hiểm của các máy móc xây dựng/lắp đặt phải là giá trị thay thế mới của máy móc đó, có nghĩa là chi phí thay thế cho bất kỳ hạng mục được bảo hiểm bị tổn thất sẽ bằng chi phí hạng mục mới cùng loại và cùng tính năng. 

Số tiền bảo hiểm :

Mức khấu trừ :

5. MR203 : Loại trừ liên quan đến các máy móc đã sử dụng 

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất hoặc thiệt hại của các máy móc đã sử dụng được bảo hiểm: 

- Có thể qui cho nguyên nhân do hoạt động trước đây gây ra 

- Có thể qui cho nguyên nhân do tháo dỡ gây ra (Nếu công tác tháo dỡ không được bảo hiểm) 

- Các bộ phận có liên quan không phải được chế tạo bằng kim loại.

6. MR206 : Những điều kiện đặc biệt liên quan đến thiết bị phòng cháy 

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với những tổn thất là hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp do cháy, nổ nếu như đáp ứng được các yêu cầu sau đây:

1- Thiết bị phòng cháy đầy đủ thích hợp và thiết bị chữa cháy đủ khả năng luôn luôn có sẵn tại đó và sẵn sàng cho việc sử dụng ngay tức khắc. 

2- Có một số lượng công nhân cần thiết được đào tạo đầy đủ sử dụng các thiết bị đó và luôn luôn sẵn sàng trong những trường hợp cần thiết vào mọi thời điểm. 

3- Nếu cần có kho chứa nguyên liệu phục vụ cho công việc xây dựng hoặc lắp đặt thì kho đó phải được chia nhỏ ra thành các đơn vị kho với mỗi giá trị kho nhỏ không vượt quá……........Mỗi một đơn vị kho hoặc phải đặt cách nhau ít nhất 50 m, hoặc phải được ngăn cách bằng tường chịu lửa. Tất cả những nguyên liệu dễ cháy như: (…....) và đặc biệt tất cả các chất lỏng dễ cháy và khí ga phải được lưu kho ở nơi rộng cách xa tài sản được xây dựng hoặc lắp đặt và xa bất cứ công việc phát sinh nhiệt cao nào. 

4- Việc hàn hoặc sử dụng để bật lửa ở những nơi lân cận nguyên liệu dễ cháy chỉ được phép khi ít nhất có mặt một công nhân được trang bị đầy đủ bình cứu hỏa và được đào tạo tốt công tác chữa cháy tại địa điểm tiến hành công việc đó. 

5- Khi bắt đầu chạy thử, mọi thiết bị chữa cháy được thiết kế cho hoạt động của nhà máy phải được lắp đặt và có thể phục vụ hoạt động được. 

7. MR207 : Cam kết liên quan đến lều trại và kho chứa hàng 

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm do hoả hoạn, lũ lụt hoặc ngập nước gây ra trực tiếp hay gián tiếp cho các lều trại và kho nếu các lều trại và kho có vị trí nằm trên mực nước cao nhất ghi chép được tại hiện trường trong vòng 20 năm gần đây vàmỗi đơn vị hàng hoá lưu kho phải hoặc được đặt cách nhau 50 mét hoặc giữa chúng có tường ngăn lửa. 

Các bên cũng thoả thuận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm với giới hạn bồi thường là: ................................cho lều trại/mỗi sự cố, và 

.......................................cho mỗi đơn vị hàng hoá lưu kho/mỗi sự cố.

8. MR208 : Điều khoản cam kết liên quan đến đường cáp và đường ống ngầm dưới mặt đất 

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất liên quan đến thiết bị đang ở dưới mặt đất nếu trước khi bắt đầu thi công, Người được bảo hiểm đã làm việc với nhà chức trách có liên quan về vị trí chính xác của các đường cáp, đường ống ngầm hoặc các thiết bị ngầm khác dưới mặt đất. 

Việc bồi thường trong bất kỳ trường hợp nào đều bị giới hạn chi phí sửa chữa cáp, đường ống đó hoặc các thiết bị dưới mặt đất khác , mọi tổn thất là hậu quả đều bị loại trừ. 

9. MR209 : Loại trừ tổn thất hoặc Thiệt hại đối với Rừng, vật nuôi, cây trồng 

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp gây ra đối với rừng, mùa màng, cây trồng, vật nuôi trong khi thực hiện các công việc theo hợp đồng. 

10. MR217 : Điều kiện đặc biệt cho việc đào hào khi lắp đặt đường ống, ống dẫn và đường cáp 

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất do mưa, bão, lũ, lụt như cát phủ, tắc ngẽn vì phù sa, bùn lầy, sói mòn, vỡ và nổi ống, ống dẫn hoặc cáp, được chống đỡ bởi các đường hào đào một phần hoặc toàn bộ và/hoặc các bộ phận nằm tại đó, với chiều dài tối đa là: . . . Km hào đối với bất kỳ vụ tổn thất nào. 

Người được bảo hiểm sẽ đảm bảo rằng các thiết bị để bịt đầu ống luôn luôn có sẵn gần đầu đường ống để trong trường hợp khẩn cấp, những đầu đường ống này khôngđược che đậy khi có lụt sẽ được nút lại trước khi ngừng công việc trong khoảng thời gian về đêm hoặc các ngày nghỉ. 

11. MR220 : Vận chuyển nội địa 

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Phần Thiệt hại vật chất của Quy tắc bảo hiểm sẽ được mở rộng để bảo hiểm cho những tổn thất hoặc thiệt đối với tài sản cung ứng trong phạm vi lãnh thổ: 

- Trong khi vận chuyển đến địa điểm công trường theo Hợp đồng bằng các phương tiện khác ngoài đuờng thủy hoặc đường hàng không trong giới hạn lãnh thổ của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hậu quả của sự đâm va, va chạm, lũ lụt, lở đất, động đất, mất trộm hoặc cháy, 

- Với điều kiện là tài sản được bảo hiểm phải được đóng gói và/hoặc chuẩn bị thích hợp cho việc vận chuyển, xếp dỡ. 

- Với điều kiện giá trị được bảo hiểm cao nhất theo Điều khoản bổ sung này không vượt quá . . . . . . . . . . . . . . /Cho một chuyến hàng vận chuyển. 

Trong trường hợp nếu hàng hoá được lưu kho, khi cần thiết sẽ áp dụng thêm các Điều khoản bổ sung số 206 và 207. 

Tổng giá trị tài sản được cung ứng trong phạm vi lãnh thổ được bảo hiểm: 

Mức khấu trừ : 

12. MR221: Các điều kiện đặc biệt liên quan đến Các biện pháp an toàn đối với lượng mưa lớn, lũ lụt và ngập nước 

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm gây ra trực tiếp hay gián tiếp bởi lượng mưa lớn, lũ lụt hoặc ngập nước nếu như các biện pháp an toàn đã được thực hiện đầy đủ trong khi thiết kế và thi công công trình. 

Các biện pháp an toàn được thực hiện đầy đủ phải tính đến tình hình mưa, lũ và lụt tại khu vực được bảo hiểm và trong toàn bộ thời gian bảo hiểm trên cơ sở đã được xem xét kỹ lưỡng các số liệu thống kê với chu kỳ 20 năm do cơ quan khí tượng thủy văn cung cấp. 

Các tổn thất hay trách nhiệm phát sinh do Người được bảo hiểm không di chuyển ngay các chướng ngại vật (như đất cát, cây cối) khỏi dòng chảy của nước dù là có nước hay không để duy trì sự thông thoáng của dòng chảy thì sẽ không được bồi thường.

13. MR222: Loại trừ tổn thất, thiệt hại hay trách nhiệm phát sinh từ công việc khoan theo phương nằm ngang 

Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, về tất cả các phương diện khác phải tuân theo các Điều khoản, Điều kiện và các Điểm loại trừ được qui định trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm này, Người bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm gây ra bởi 

- hoặc là hậu quả trực tiếp hay gián tiếp từ công việc khoan theo phương nằm ngang; 

- liên quan đến bản thân các đường ống trong khu vực có tuyến khoan theo phương nằm ngang

CÁC SỬA ĐỔI BỔ SUNG THEO THỊ TRƯỜNG
1 NMR1: Điều khoản loại trừ bảo hiểm tổn thất đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính 


Khái niệm "Thiệt hại tài sản" trong Thoả thuận này được hiểu là thiệt hại đối với phần vật chất của tài sản. 


Thiệt hại đối với phần vật chất của tài sản sẽ không bao gồm thiệt hại đối với các dữ liệu hay phần mềm, không bao gồm bất kỳ sự thay đổi bất lợi nào về dữ liệu, phần mềm hoặc các chương trình máy tính do việc xoá, làm hỏng hoặc làm biến dạng các cấu trúc ban đầu của dữ liệu, phần mềm, chương trình máy tính đó gây ra. 


Vì vậy, những tổn thất dưới đây bị loại trừ không được bảo hiểm theo Thoả thuận này:


 A. Tổn thất hay thiệt hại đối với dữ liệu hoặc phần mềm, đặc biệt là bất kỳ sự thay đổi bất lợi nào về dữ liệu, phần mềm hoặc các chương trình máy tính do việc xoá, làm hỏng hoặc làm biến dạng các cấu trúc ban đầu của dữ liệu, phần mềm, chương trình máy tính đó gây ra, và mọi tổn thất gián đoạn kinh doanh có nguyên nhân từ tổn thất kể trên. Tuy nhiên, BAOVIET sẽ bồi thường cho các tổn thất hoặc thiệt hại đối với dữ liệu hoặc phần mềm là hậu quả trực tiếp từ một thiệt hại vật chất được bảo hiểm xảy ra đối với phần vật chất của tài sản.


 B. Tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc mất hoặc suy giảm khả năng sử dụng, truy cập các dữ liệu, phần mềm hay các chương trình máy tính, và mọi tổn thất gián đoạn kinh doanh có nguyên nhân từ tổn thất kể trên.

2 NMR2: Điều khoản bổ sung về bom mìn chưa nổ


 Các bên thỏa thuận và hiểu rằng tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi bom, mìn, khí tài hoặc các phương tiện chiến tranh còn sót dưới lòng đất và/hoặc phía dưới bờ biển và/hoặc phía dưới đáy biển trước khi Hợp đồng bảo hiểm này có hiệu lực (với điều kiện rằng Tại thời điểm bắt đầu hiệu lực của đơn bảo hiểm này ở Việt Nam không tồn tại bất cứ một hình thức chiến tranh nào) sẽ không được xem là "rủi ro chiến tranh" như bị loại trừ bởi mục 1 điều 8 trong Quy tắc bảo hiểm.


 Dù vậy, việc mở rộng bảo hiểm theo Điều khoản này chỉ được áp dụng khi công trường đã được xác nhận rà soát bom, mìn, khí tài vv... bởi các cơ quan hữu quan và đã được chính các cơ quan này gỡ bỏ.


Giới hạn:         /mỗi vụ với điều kiện là có giấy chứng nhận đã rà soát bom mìn 

3 NMR3: Điều khoản bảo hiểm hàng hải (50/50)


 Người được bảo hiểm cam kết sẽ kiểm tra từng hạng mục Tài sản được bảo hiểm ngay khi vận chuyển tới Công trình dự án để xem xét những thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển.


 Trong trường hợp những hạng mục đã được đóng gói đang trong giai đoạn đóng gói, thì việc đóng gói sẽ được kiểm tra riêng rẽ từng hạng mục thông qua quan sát, nhằm phát hiện những dấu hiệu về thiệt hại có thể xảy ra và nếu như thiệt hại có thể phát hiện được bằng quan sát , thì hạng mục đó sẽ được mở bao bì để kiểm tra giám định và người được bảo hiểm phải báo cáo cho công ty bảo hiểm hàng hải về bất cứ thiệt hại nào phát hiện được trong quá trình đóng gói.


 Nếu bao bì của bất kỳ hạng mục hàng hoá nào không thể hiện bất cứ dấu hiệu nào của thiệt hại có thể nhìn thấy đối với hạng mục đó trong quá trình vận chuyển, bất cứ những thiệt hại phát hiện sau đó trong quá trình mở bao bì sẽ được giải quyết bởi công ty nhận bảo hiểm hàng hoá hoặc theo đơn bảo hiểm này trên cơ sở việc xác minh rõ ràng rằng thiệt hại phát sinh trước hay sau khi hàng hoá/tài sản được bảo hiểm tới Công trường Dự án.


 Trường hợp không thể xác định được rõ ràng thiệt hại đối với một hạng mục tài sản phát sinh trước hay sau khi hàng hoá/tài sản được bảo hiểm tới Công trường Dự án, các bên thoả thuận rằng giá trị thiệt hại đó sẽ được phân bổ tương đương giữa công ty bảo hiểm hàng hoá và công ty bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này theo tỷ lệ 50/50. 


Các bên cũng đồng ý rằng trong trường hợp nếu mức Trách nhiệm tự chịu của Người được bảo hiểm (Mức khấu trừ) của đơn này khác với phần Trách nhiệm hay Mức khấu trừ đó trong đơn bảo hiểm hàng hải, thì trong việc giải quyết những khiếu nại nêu trên, mỗi công ty bảo hiểm sẽ trừ đi 50% mức khấu trừ tương ứng khi bồi thường 50% phần trách nhiệm được phân bổ đối với khiếu nại đó.

4 NMR4: Điều khoản loại trừ rủi ro ô nhiễm


 Điều khoản này loại trừ bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ sự ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn trừ sự phá hủy hoặc thiệt hại đối với được bảo hiểm gây ra bởi:


 - « nhiễm hoặc nhiễm bẩn gây ra từ rủi ro được bảo hiểm 


- bất cứ rủi ro được bảo hiểm nào gây ra 


Điều khoản này cũng loại trừ bất cứ trách nhiệm nào phát sinh liên quan đến các vật liệu hoặc chất phế thải sẵn có hay được thải ra.

5 NMR5: Điều khoản loại trừ rủi ro khủng bố


 Cho dù có bất kỳ điều khoản nào trái ngược với Đơn bảo hiểm này hoặc với bất kỳ sửa đổi bổ sung kèm theo Đơn bảo hiểm này, các bên thỏa thuận là Đơn bảo hiểm này loại trừ tổn thất, thiệt hại, chi phí, phí tổn do bất kỳ nguyên nhân nào trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, bắt nguồn từ hoặc liên quan đến bất kỳ hành động nào dưới đây bất kể hành động đó có do nguyên nhân hoặc sự kiện xảy ra đồng thời hoặc tiếp nối với tổn thất đó. 

1. Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, hành động gây chiến hoặc hành động hiếu chiến (cho dù có tuyên chiến hay không), nội chiến, nổi loạn của quần chúng có qui mô hoặc có thể phát triển thành một cuộc khởi nghĩa quần chúng, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, tiếm quyền; 

2. Hành động khủng bố 

Thuật ngữ “ hành động khủng bố ” dùng trong điểm loại trừ này có nghĩa là một hành động bao gồm nhưng không chỉ giới hạn việc sử dụng những hành động đó của bất kỳ một người hay một nhóm người nào, cho dù hành động một mình hay thay mặt cho hay có liên quan đến bất kỳ một tổ chức hoặc chính phủ nào, đã cam kết các mục đích chính trị, tôn giáo, tư tưởng hoặc các mục đích tương tự bao gồm cả ý đồ gây ảnh hưởng đến bất kỳ chính phủ nào và/ hoặc khiến cho dân chúng hoặc bất kỳ bộ phận dân chúng nào hoảng sợ. 


Điều khoản này cũng loại trừ tổn thất, hư hại, chi phí, phí tổn của bất kỳ nguyên nhân nào trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, bắt nguồn từ hoặc có liên quan đến bất kỳ hành động được thực hiện để kiểm soát, ngăn chặn, đàn áp hoặc bất kỳ biện pháp nào có liên quan đến bất kỳ hành động khủng bố nào.


 Nếu Doanh nghiệp bảo hiểm viện dẫn là vì lý do của loại trừ này mà mọi tổn thất, hư hại, chi phí hoặc phí tổn không được bảo hiểm bởi Đơn bảo hiểm này, thì việc chứng minh những tổn thất, hư hại, chi phí hoặc phí tổn đó không phải gây ra do điểm loại trừ này sẽ phụ thuộc trách nhiệm của người được bảo hiểm.


 Trong trường hợp các bên phát hiện ra bất kỳ mục nào của điều khoản này không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện được, những phần còn lại sẽ tiếp tục giữ nguyên đầy đủ hiệu lực.

6 NMR6: Điều kiện đặc biệt liên quan đến công việc ẩm ướt

 
Các bên thỏa thuận và hiểu rằng căn cứ vào các điều khoản, các điểm loại trừ, các quy định, và điều kiện trong Hợp đồng bảo hiểm này, hoặc được sửa đổi bổ sung trong Hợp đồng bảo hiểm, Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với bất kỳ tổn thất và/ hoặc bất kỳ thiệt hại và/ hoặc bất kỳ chi phí nào phát sinh

- đối với việc nạo vét, tái nạo vét hoặc tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ công việc đó,

 - đối với tổn thất của nền đường do bất cứ nguyên nhân nào, 

- do lún không đều, lồi lên và/ hoặc sạt lở đất đá,

 - đối với hoạt động bình thường của sông và/ hoặc hoạt động của thuỷ triều, 

- đối với bất kỳ việc huy động hoặc giải phóng xà lan và/ hoặc tàu thuyền, - do việc kéo các loại dây/cáp, xích, mỏ neo và phao, 

- do tác động của tàu thuyền của bên thứ ba. Người được bảo hiểm cam kết sẽ 

- chủ động và thường xuyên giữ liên hệ với cơ quan khí tượng thủy văn, nắm bắt thông tin về bão/ bão nhiệt đới 12 giờ trước khi xảy ra, 

- thực hiện những biện pháp đề phòng tổn thất thích hợp, nhằm phòng tránh bão/ bão nhiệt đới cho công trường thi công, các khu vực/ các phương tiện lưu kho, thiết bị và/ hoặc máy móc sau khi có cảnh báo bão của cơ quan khí tượng thuỷ văn, 

- tạo khoảng cách cho tàu bè qua lại đến công trường tối thiểu là 1000m. 

7 NMR7: Điều khoản loại trừ chất Amiăng


 Đơn bảo hiểm này loại trừ tất cả các khiếu nại và tổn thất trên cơ sở, gây ra bởi, trực tiếp hay gián tiếp phát sinh từ hoặc là hậu quả của, hoặc bất cứ cách nào có liên quan đến:

- Chất Amiăng 

- Bất cứ chất Amiăng thực sự hoặc được coi là liên quan đến thương tật hay thiệt hại dính líu đến việc sử dụng, có mặt, tồn tại, việc khám phá, di chuyển, loại trừ hoặc tránh khỏi của chất amiăng hoặc nguy cơ.

8. NMR 8: Điều khoản về chi phí dọn dẹp hiện trường

9. NMR 9: Điều khoản về chi phí chuyên gia

PHỤ LỤC 2

GIẤY YÊU CẦU  BẢO HIỂM LẮP ĐẶT

	1. Tên công trình 

(nếu công trình chia thành nhiều hạng mục, đề nghị ghi rõ hạng mục nào được bảo hiểm)


	

	
	

	
	

	
	

	2. Địa điểm công trình

Nước/Tỉnh/Huyện

Thành phố/Thị trấn/Xã
	

	
	

	
	

	
	

	3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư  (chủ giao thầu)
	

	
	

	4. Tên và địa chỉ của chủ thầu chính
	

	
	

	
	

	5. Tên và địa chỉ của các nhà thầu phụ
	

	
	

	
	

	6.  Tên và địa chỉ của người chế tạo các hạng mục chính
	

	
	

	
	

	7. Tên và địa chỉ của công ty giám sát công việc lắp đặt
	

	
	








	
	


	8.  Tên và địa chỉ của kỹ sư  tư vấn
	

	
	

	
	

	9.  Bên mua bảo hiểm 
	Đề nghị ghi rõ người nào từ  mục 3 đến mục 8 trên đây là Bên mua bảo hiểm và những bên nào được khai báo là Người được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm.

	
	Bên mua bảo hiểm ở mục số:                  Người được bảo hiểm ở mục số:

	10..Nêu rõ loại thiết bị được lắp đặt (nếu là thiết bị cũ - second hand thì đề nghị ghi rõ)

Nếu là máy móc: tên người chế tạo, số, loại, kích thước, công suất, trọng lượng, áp suất, nhiệt độ...

Nếu là nhà máy hoàn chỉnh: sơ đồ tổng thể, tính chất các công việc xây dựng (nếu có)
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	11. Thời gian bảo hiểm
	Bắt đầu thời hạn bảo hiểm

	
	Thời gian lưu kho trước khi lắp ráp                            tháng

	
	Bắt đầu thời gian lắp đặt 

	
	Thời gian lắp đặt/xây dựng                                        tháng

	
	Thời gian chạy thử                                                     tuần

	Trường hợp yêu cầu bảo hiểm cả giai đoạn bảo hành
	Thời gian bảo hành                                                    tháng

	
	Chấm dứt thời hạn bảo hiểm

	12. Loại sơ đồ, thiết kế và nguyên vật liệu của công trình này đã được sử dụng và/hoặc thử trong

*Đề nghị cho biết tên các công trình tương tự  mà chủ thầu đã tiến hành xây lắp
	a) Các công trình đã xây lắp trước đây                   FORMCHECKBOX 
     có             FORMCHECKBOX 
      không

	
	b) Các công trình trước do chính chủ thầu tiến hành 

 




        FORMCHECKBOX 
     có             FORMCHECKBOX 
      không

	
	

	
	

	
	

	
	

	13. .Đây có phải là mở rộng nhà máy sẵn có không?

* Nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động trong quá trình lắp đặt không? (kèm theo sơ đồ nếu có)
	                                                                               FORMCHECKBOX 
    có               FORMCHECKBOX 
      không

	
	                                                                               FORMCHECKBOX 
    có               FORMCHECKBOX 
     không

	
	

	
	

	
	

	14. Nhà xưởng và công việc xây dựng đã hoàn tất chưa?
	                                                                               FORMCHECKBOX 
   có               FORMCHECKBOX 
    không

	
	

	15. Các công việc do nhà thầu phụ đảm nhận
	

	
	

	
	

	16. Có khả năng xảy ra hiểm họa tích tụ rủi ro của:

* Nếu có, cho biết cụ thể
	Đề nghị cho biết các thông tin từ câu hỏi số 16 đến số 21 càng nhiều càng tốt

Cháy                                                                     FORMCHECKBOX 
    có*              FORMCHECKBOX 
      không

	
	Nổ                                                                         FORMCHECKBOX 
   có*               FORMCHECKBOX 
      không

	
	

	
	

	17.  Mực nước ngầm
	

	18.  Sông, hồ, biển...  gần nhất

Mực nước của các sông, hồ, biển... đó
	Tên                                                                     Khoảng cách (tới công trình)



	
	Thấp nhất             Trung bình                        Mực nước cao nhất ghi nhận được

	
	Độ cao trung bình của khu vực công trình

	19.  Điều kiện khí tượng
	Mùa mưa từ                                          tới

	
	Lượng mưa cao nhất (mm) trong          1 giờ                1 ngày                1 tháng 

	
	Tốc độ gió lớn nhất           tần số bão    FORMCHECKBOX 
   thấp          FORMCHECKBOX 
 trung bình        FORMCHECKBOX 
 cao

	20. Các hiểm hoạ của động đất, núi lửa, sóng thần

Điều kiện đất đai:
	Trong lịch sử đã có núi lửa phun, sóng thần

tại khu vực của nơi đặt công trình chưa?                    FORMCHECKBOX 
  có                FORMCHECKBOX 
  không

	
	Đã có động đất xảy ra ở vùng này chưa?                    FORMCHECKBOX 
  có*              FORMCHECKBOX 
  không

	
	* Nếu có, nêu rõ cường độ (Mercalli)                            độ lớn (Richter)

	
	Thiết kế của công trình được bảo hiểm có dựa trên các quy định

về kiến trúc tại vùng có động đất không?                  FORMCHECKBOX 
  có                 FORMCHECKBOX 
  không

	
	 FORMCHECKBOX 
 Đá              FORMCHECKBOX 
 Sỏi                 FORMCHECKBOX 
  Cát                FORMCHECKBOX 
 Đất sét          FORMCHECKBOX 
  Đất mượn

	
	Các loại đất đai khác:

	
	Có các khiếm khuyết địa chấn trong khu vực?          FORMCHECKBOX 
   Có               FORMCHECKBOX 
  Không

	21. Nếu có thể, ước tính tỷ lệ thiệt hại lớn nhất có thể xảy ra đối với giá trị bảo hiểm, trong một sự cố do
	a) Động đất                                                                    b) Hoả hoạn

	
	c) Các hiểm hoạ khác

(Ghi cụ thể)

	22. Có yêu cầu bảo hiểm cho trang thiết bị xây/lắp (dàn giáo, lán trại, dụng cụ...) không?

* Cho biết sơ bộ và ghi rõ giá trị của hạng mục này vào mục

số 28.3 dưới đây
	                                                                                  FORMCHECKBOX 
  Có*               FORMCHECKBOX 
  Không

	
	                                                                                      

	
	

	
	

	23. Có yêu cầu bảo hiểm cho máy móc xây/lắp (máy xúc, ủi, cần cẩu vv...) không?

* Đính kèm danh mục các máy móc chủ yếu với giá trị mua mới và ghi tổng số giá trị của máy móc vào mục số 28.4 dưới đây.
	                                                                                 FORMCHECKBOX 
   Có*               FORMCHECKBOX 
  Không  

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	24. Có yêu cầu bảo hiểm các ngôi nhà và/hoặc các công trình kiến trúc, có sẵn trên hay nằm kề sát bên công trường, thuộc sở hữu, chăm nom hay coi sóc của chủ thầu hay chủ đầu tư, cho các thiệt hại phát sinh do hậu quả  trực tiếp hay gián tiếp của công việc xây dựng không?
	                                                                               FORMCHECKBOX 
  Có*                  FORMCHECKBOX 
  Không

	
	*) Miêu tả cụ thể các ngôi nhà/công trình kiến trúc đó:

	
	

	
	

	
	

	25. Có yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba không?

* Nêu sơ bộ các ngôi nhà, và/hoặc các công trình kiến trúc không thuộc Chủ đầu tư hay chủ thầu (kèm theo sơ đồ nếu được)

Ghi rõ giới hạn trách nhiệm muốn được bảo hiểm vào mục số 28.6 dưới đây
	                                                                              FORMCHECKBOX 
  Có*                   FORMCHECKBOX 
  Không

	
	

	
	

	
	

	26. Có yêu cầu bảo hiểm thêm cả các chi phí phụ (trường hợp 

có tổn thất) cho:
	Vận chuyển nhanh (express), làm nghề giờ, làm đêm,

làm trong ngày lễ?                                                  FORMCHECKBOX 
   Có                  FORMCHECKBOX 
  Không

	
	Vận chuyển bằng máy bay                                     FORMCHECKBOX 
   Có                  FORMCHECKBOX 
  Không

	27. Ghi rõ các yêu cầu đặc biệt 

muốn được mở rộng phạm vi

bảo hiểm
	

	
	

	
	

	28. Nêu rõ số tiền và giới hạn trách nhiệm cần thiết muốn bảo 

hiểm 
	
	Loại tiền

	Phần I -

Thiệt hại vật chất
	Hạng mục được bảo hiểm
	Số tiền bảo hiểm (ghi riêng từng khoản dưới đây)

	
	1. Công tác lắp đặt, chia ra như sau:


1.1. Các hạng mục được lắp ráp


1.2. Cước phí vận chuyển


1.3. Thuế Hải quan và thuế khác


1.4. Chi phí lắp đặt
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	2. Công việc phần xây dựng
	

	
	3. Trang thiết bị xây/lắp
	

	
	4. Máy móc xây/lắp
	

	
	5. Chi phí dọn dẹp vệ sinh (giới hạn)
	

	
	6. Tài sản nằm trên đất của Chủ đầu tư hay khu vực công trường, thuộc quyền sở hữu, quản lý, kiểm soát, coi sóc (Giới hạn bồi thường - xem khoản 3.4 Điều 9 của Quy tắc bảo hiểm lắp đặt)
	

	
	Tổng số tiền được bảo hiểm theo phần I
	

	
	Ghi rõ giới hạn yêu cầu bồi thường trong các trường hợp xảy ra hiểm hoạ sau:

	
	Các rủi ro đặc biệt được bảo hiểm
	Giới hạn trách nhiệm (1)

	
	Động đất, núi lửa, sóng thần
	

	
	Bão, lốc, lũ, lụt, đất lở
	

	

	Phần II -

Trách nhiệm đối

với người thứ ba
	Đối tượng được bảo hiểm
	Giới hạn trách nhiệm (2)

	
	1. Thương tật

 
1.1. Cho mỗi người


1.2. Tổng số
	

	
	
	

	
	2. Thiệt hại tài sản
	

	
	3. Trường hợp yêu cầu giới hạn trách nhiệm hỗn hợp
	


 
(1) Giới hạn trách nhiệm liên quan đến mỗi và mọi tổn thất và/hoặc một loạt các tổn thất nhưng phát sinh từ một sự cố.

 
(2) Giới hạn trách nhiệm liên quan đến một hay một loạt tai nạn nhưng phát sinh từ một sự cố.

Chúng tôi xin cam kết rằng, lời kê khai trong Giấy yêu cầu bảo hiểm này là đầy đủ và trung thực mà chúng tôi có được. Chúng tôi cũng xin thoả thuận rằng, Giấy yêu cầu bảo hiểm này là cơ sở đồng thời là bộ phận không tách rời của hợp đồng bảo hiểm được cấp liên quan tới các rủi ro trên. Chúng tôi hiểu và thoả thuận rằng, Người bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm phù hợp với những điều khoản của hợp đồng bảo hiểm và chúng tôi (Người được bảo hiểm), dưới bất kỳ hình thức nào, cũng không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào khác. Người bảo hiểm tiếp nhận các thông tin trên hoàn toàn tin tưởng.

Khai tại ...................................................... ngày........... tháng............ năm 

Người khai (ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 3

GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM LẮP ĐẶT

	Tên và địa chỉ Người được bảo hiểm


	Tên công trình :

Địa điểm công trình :



	Phần I- Thiệt hại vật chất
	
	

	
	Các hạng mục được bảo hiểm


	Giá trị bảo hiểm
	Mức khấu trừ

	
	1. Công việc Lắp đặt

1.1 Giá trị hạng mục được lắp đặt

(Kèm theo danh mục nếu cần thiết)

1.2 Cước vận chuyển

1.3 Thuế hải quan và thuế khác

1.4 Chi phí lắp đặt

2. Công việc xây dựng

3. Chi phí dọn dẹp hiện trường

4. Tài sản trên và xung quanh khu vực công trường thuộc quyền quản lý, sở hữu , trông nom hay coi sóc của chủ Công trình


	
	

	
	Tổng số tiền bảo hiểm của Phần I
	
	

	
	
	
	

	
	Rủi ro
	Hạn mức bồi thường (1)
	Mức khấu trừ

	
	Động đất, nứi lửa,

Sóng thần

Bão tố, gió lốc, lũ lụt,

Đất lở
	
	

	
	(1) Hạn mức bồi thường về mỗi và mọi mất mát hay thiệt hại và/hoặc hàng loạt mất mát hay thiệt hại nảy sinh từ một sự cố

	Phần II -

Trách nhiệm đối với người thứ ba



	
	Hạng mục được bảo hiểm
	Hạn mức bồi thường (2)
	Mức khấu trừ

	
	1. Thương tật

1.1 Cho một người

1.2 Cho tổng số người

2. Thiệt hại tài sản


	
	

	
	(2) Hạn mức bồi thường về mỗi và mọi mất mát hay thiệt hại và/hoặc hàng loạt mất mát hay thiệt hại nảy sinh từ một sự cố



	Thời hạn bảo hiểm

(Tuỳ thuộc vào điều khoản liên quan đến thời hạn bảo hiểm)

Từ  ngày     tháng      năm           đến ngày    tháng     năm     
bao gồm 
tuần chạy thử máy



	Kèm theo hợp đồng bảo hiểm này là Giấy yêu cầu bảo hiểm số :

Các văn bản điều khoản sửa đổi bổ sung được đính kèm và là bộ phận của hợp đồng bảo hiểm:



	Tổng số phí bảo hiểm

(Bao gồm cả phụ phí của các điều khoản sửa đổi bổ sung nói trên)


	 . . . . . . . , ngày . . . . tháng . . . . năm 




PHỤ LỤC 4

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM LẮP ĐẶT

(Được ban hành theo Quyết định 33/2004/ QĐ – BTC)

Làm cơ sở để các doanh nghiệp bảo hiểm, chủ đầu tư, chủ thầu tham khảo


I. Phí bảo hiểm thiệt hại vật chất:


1. Đối với các công trình có giá trị dưới 50 triệu Đô la Mỹ:

	
	
	Phí cơ bản
	Phụ phí (‰ GTCT theo năm)
	
	

	Mã hiệu
	Mã hiệu

(Máy móc, thiết bị hay các hạng mục được lắp đặt
	(‰GTCT theo thời gian lắp đặt tiêu chuẩn)
	Rủi ro động đất (tính theo độ nhậy cảm công trình)
	Rủi ro bão và lũ lụt (tính theo sức chịu đựng công trình)
	Mức khấu trừ (loại)
	Thời gian lắp đặt tiêu chuẩn (tháng)

	0100
	Thuộc ngành giao thông - vận tải - nói chung
	3,0
	E
	II
	M
	12

	0101
	Băng chuyền
	2,2
	D
	I
	M
	9

	0102
	Băng tải (trừ trong công nghiệp mỏ)
	2,2
	D
	I
	M
	8

	0110
	Hệ thống xe lửa một đường ray (treo trên cao)
	3,0
	E
	I
	N
	12

	0111
	Lắp ráp toa xe và đầu máy của hệ thống xe lửa một đường ray (treo trên cao)
	2,3
	D
	II
	N
	12

	0112
	Xây dựng hệ thống xe lửa một đường ray (treo trên cao)
	3,0
	E
	I
	N
	12

	0120
	Hệ thống xe lửa 2 đường ray (trừ đường tàu điện 0140 và đường tàu điện ngầm 0150)
	2,7
	D
	II
	M
	12

	0121
	Lắp đặt toa xe và đầu máy của hệ thống xe lửa 2 đường ray
	2,3
	D
	II
	M
	12

	0122
	Xây dựng đường xe lửa 2 đường ray
	2,8
	D
	II
	M
	12

	0130
	Đường xe cáp
	6,5
	G
	III
	N
	12

	0140
	Đường xe điện
	2,5
	D
	II
	N
	12

	0150
	Đường tàu điện ngầm
	2,6
	E
	II
	N
	12

	0160
	Đường sắt bánh răng
	3,0
	E
	II
	N
	12

	0171
	Lắp đặt các thiết bị ở cảng
	3,2
	D
	III
	N
	12

	0172
	Lắp đặt động cơ của các phương tiện vận tải thủy
	3,0
	D
	II
	N
	8

	0181
	Lắp đặt các thiết bị, máy móc ở sân bay
	2,8
	D
	II
	N
	12

	0182
	Lắp ráp máy bay
	3,0
	D
	III
	N
	12

	0300
	Ngành khai thác mỏ 
	
	
	
	
	

	0350
	Thiết bị khai thác mỏ lộ thiên
	3,5
	E
	II
	N
	12

	0360
	Thiết bị khai thác than lộ thiên
	3,2
	E
	II
	N
	12

	0380
	Thiết bị khai thác quặng lộ thiên
	3,2
	E
	II
	N
	12

	0381
	Thiết bị nạo vét hạng nặng trong khai thác mỏ lộ thiên
	2,8
	D
	II
	N
	6

	0382
	Thiết bị chế biến quặng kim loại
	3,0
	D
	I
	N
	12

	0700
	Ngành in ấn 
	
	
	
	
	

	0700
	Công nghiệp in ấn nói chung
	3,0
	D
	I
	M
	12

	0701
	Máy in quay
	3,0
	D
	I
	M
	12

	0703
	Máy in (loại trừ máy in quay mã 0701)
	2,6
	D
	I
	M
	8

	0705
	Thiết bị chụp, máy quét (scanner), thiết bị chế tạo bản in kẽm
	2,4
	C
	I
	M
	8

	0706
	Máy đóng sách
	2,2
	C
	I
	M
	6

	0800
	Ngành hoá chất
	
	
	
	
	

	0800
	Công nghiệp hoá chất nói chung
	3,1
	E
	II
	N
	18

	0810
	Nhà máy  sản xuất phân bón – loại thông thường
	3,2
	E
	I
	N
	18

	0831
	Nhà máy chế biến cao su tổng hợp, chất đàn hồi, nhà máy sản xuất săm lốp
	3,4
	F
	I
	N
	18

	
	Nhà  máy tái chế săm lốp 
	3,0
	F
	I
	N
	12

	0832
	Nhà máy chế biến vật dụng bằng chất dẻo, sợi tổng hợp
	3,4
	F
	I
	N
	18

	0840
	Nhà máy sản xuất mỹ phẩm, dược phẩm, thuốc trừ sâu
	3,1
	E
	I
	N
	12

	0845
	Nhà máy sản xuất dầu, mỡ, sáp, xà phòng, bột giặt, sơn
	2,9
	F
	I
	N
	12

	0862
	Nhà máy sản xuất khí 
	3,0
	F
	I
	N
	12

	0863
	Nhà máy chưng cất không khí và khí 
	3,8
	E
	I
	N
	18

	0885
	Nhà máy sản xuất than, muội than, than chì
	3,0
	D
	I
	N
	12

	0900
	Ngành công nghiệp chế biến sản phẩm kim loại  
	
	
	
	
	

	0900
	Ngành công nghiệp chế biến sản phẩm kim loại nói chung
	2,6
	D
	I
	N
	12

	0910
	Chế tạo máy nói chung
	2,3
	D
	I
	M
	12

	0911
	Máy nén 
	
	
	
	
	

	
	
- Tới 75 KW
	2,5
	C
	I
	M
	4

	
	
- Tới 1500 KW
	3,0
	D
	I
	N
	6

	
	Máy nén khí
	
	
	
	
	

	
	
- Loại piston tới 1500 KW
	3,6
	D
	I
	N
	6

	
	
- Loại trục quay tới 3000 KW
	3,8
	D
	I
	N
	6

	
	Máy lạnh
	3,5
	C
	I
	N
	6

	0912
	Bơm
	
	
	
	
	

	
	Bộ bơm ly tâm
	
	
	
	
	

	
	
- Tới 75 KW
	2,2
	C
	I
	M
	4

	
	
- Tới 1500 KW
	3,0
	D
	I
	N
	6

	
	Loại bơm dùng piston 
	2,5
	C
	I
	N
	4

	
	Loại bơm dùng dưới giếng sâu (không dùng cho công tác khoan)
	
	
	
	
	

	
	
- Mô tơ không ngâm dưới nước
	3,4
	D
	I
	N
	6

	
	
- Mô tơ ngâm dưới nước
	4,2
	E
	I
	N
	6

	0913
	Quạt các loại
	2,8
	C
	I
	M
	6

	0921
	Cầu thép
	
	
	
	
	

	
	
Nhịp đơn dài 50 m
	3,7
	G
	III
	N
	9

	
	
Nhịp đơn dài 100 m
	4,9
	G
	III
	N
	9

	
	
Nhịp đơn dài 150 m
	6,0
	G
	III
	N
	9

	
	Cầu treo dài tới 150 m
	5,8
	G
	III
	N
	9

	0922
	Các công-ten-nơ và bồn chứa lớn
	
	
	
	
	

	
	Bồn chứa không có lớp tráng bọc tới 100m3
	2,8
	E
	II
	M
	6

	
	Bồn chứa có lớp tráng bọc tới 100m3
	3,2
	F
	II
	M
	6

	
	Thùng chứa không có lớp tráng bọc
	2,5
	E
	I
	M
	6

	
	Thùng chứa có lớp tráng bọc
	3,0
	F
	I
	M
	6

	0923
	Cấu trúc bằng thép trong các công trình thuỷ lực (loại trừ các kết cấu bằng thép trong nhà máy thuỷ điện – xem mã 3569)
	2,8
	C
	II
	N
	6

	0924
	Tháp, cột ăng ten, cần cẩu tới 50 m 
	4,0
	D
	III
	M
	6

	
	Cẩu treo di động
	3,4
	F
	I
	M
	6

	
	Cẩu giàn
	3,7
	E
	II
	M
	6

	
	Cẩu tháp 
	4,0
	E
	III
	M
	6

	
	Cẩu cáp
	4,5
	E
	II
	M
	6

	
	Cẩu cầu cần trục
	4,5
	E
	III
	M
	6

	0925
	Các cấu trúc bằng thép cao tới 50 m
	4,0
	F
	II
	M
	12

	0940
	Nhà máy chế tạo phương tiện tải đường bộ 
	2,6
	D
	I
	M
	12

	0950
	Nhà máy chế tạo máy bay
	2,8
	E
	I
	M
	12

	0960
	Nhà máy chế tạo tàu vũ trụ 
	2,8
	E
	I
	M
	12

	0970
	Nhà máy chế tạo tàu thuỷ (xưởng đóng tàu)
	3,0
	D
	II
	N
	12

	
	(Các công tác lắp ráp xe cơ giới, máy bay, tàu vũ trụ, tàu thuỷ xem biểu phí ngành GTVT mã 0100)
	
	
	
	
	

	1000
	Ngành công nghiệp điện
	
	
	
	
	

	1000 
	Chế tạo điện nói chung
	2,5
	C
	II
	M
	12

	
	Mô tơ điện tới 50 KW
	2,2
	C
	II
	M
	4

	
	Mô tơ điện tới 1500 KW
	3,0
	D
	II
	M
	6

	
	Mô tơ máy phát điện đồng bộ
	3,1
	D
	II
	M
	6

	1001
	Nhà máy chế tạo thiết bị máy tính điện tử
	2,3
	C
	II
	M
	9

	1010
	Nhà máy chế tạo thiết bị phát điện và phân phối điện
	2,3
	D
	II
	M
	9

	1020
	Nhà máy chế tạo thiết bị điều khiển và thông tin liên lạc 
	2,3
	D
	II
	M
	9

	1030
	Nhà máy chế tạo thiết bị điện y tế
	2,3
	C
	II
	M
	9

	1100
	Công nghiệp sản xuất kim loại
	
	
	
	
	

	1100 
	Công nghiệp sản xuất kim loại nói chung  
	4,5
	E
	I
	N
	18

	
	Sắt và thép
	
	
	
	
	

	1110
	Nhà máy luyện kim
	4,3
	E
	I
	N
	18

	1111
	Nhà máy luyện gang (sản xuất gang thỏi)
	4,5
	F
	I
	N
	18

	1112
	Nhà máy sản xuất phôi thép
	4,5
	F
	I
	N
	18

	1120
	Nhà máy cán thép nói chung
	4,2
	E
	I
	N
	18

	1121
	Nhà máy cán thép - cán nóng
	4,2
	E
	I
	N
	18

	1122
	Nhà máy cán thép - cán nguội

(Thép tấm cỡ mỏng)
	4,0
	E
	I
	N
	18

	1130
	Xưởng đúc
	3,8
	D
	I
	N
	18

	
	Các kim loại không chứa sắt
	
	
	
	
	

	1160
	Nhà máy luyện kim nói chung
	4,5
	E
	I
	N
	18

	1161
	Nhà máy luyện nhôm
	4,2
	E
	I
	N
	18

	1170
	Nhà máy cán nói chung
	4,1
	E
	I
	N
	18

	1171
	Nhà máy cán nóng
	4,1
	E
	I
	N
	18

	1172
	Nhà máy cán nguội
	3,9
	E
	I
	N
	18

	1180
	Xưởng đúc
	3,8
	D
	I
	N
	18

	1400
	Ngành thực phẩm và chế biến thức ăn gia súc 
	
	
	
	
	

	1400
	Công nghiệp thực phẩm và chế biến thức ăn gia súc nói chung
	2,4
	C
	I
	M
	12

	1410
	Nhà máy sản xuất bơ sữa
	2,3
	C
	I
	M
	12

	1420
	Nhà máy sản xuất bia
	2,4
	D
	I
	M
	12

	1421
	Nhà máy sản xuất rượu
	2,5
	D
	I
	M
	12

	1430
	Máy đóng chai 
	2,3
	C
	I
	M
	12

	1500
	Nhà máy sản xuất bánh mì 
	2,2
	C
	I
	M
	12

	1510
	Thiết bị sản xuất mỡ ăn và dầu thực vật
	2,4
	D
	I
	M
	12

	1520
	Nhà máy xay (bột, gia vị...)
	2,5
	D
	I
	M
	12

	1521
	Nhà máy sản xuất tinh bột
	2,5
	D
	I
	M
	12

	1530
	Nhà máy chế biến thịt 
	2,4
	C
	I
	M
	12

	1540
	Nhà máy đóng hộp (cá, thịt, rau quả)
	2,4
	C
	I
	M
	12

	1550
	Nhà máy sản xuất Socola, kẹo 
	2,4
	C
	I
	M
	12

	1560
	Nhà máy rang, xay cà phê
	2,4
	C
	I
	M
	12

	1561
	Nhà máy chế biến chè
	2,4
	C
	I
	M
	12

	1570
	Nhà máy sản xuất thuốc lá 
	2,2
	C
	I
	M
	12

	1580
	Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc
	2,3
	D
	I
	M
	12

	1600
	Nhà máy xản xuất đường và tinh luyện đường 
	3,9
	D
	I
	M
	18

	1601
	Nhà máy sản xuất đường từ củ cải đường
	3,8
	D
	I
	M
	18

	1602
	Nhà máy sản xuất đường từ mía
	3,9
	D
	I
	M
	18

	1700
	Lắp đặt trong nhà (trong khách sạn, nhà, bệnh viện, cửa hàng, văn phòng)
	
	
	
	
	

	1700
	Lắp đặt nói chung
	2,5
	E
	I
	M
	10

	1701
	Thiết bị sưởi
	2,3
	E
	I
	M
	10

	1702
	Thiết bị điều hoà không khí  
	2,7
	E
	I
	M
	10

	1703
	Thang máy nâng và thang máy cuốn
	2,5
	E
	I
	M
	10

	1704
	Thiết bị bếp
	3,0
	D
	I
	M
	10

	1705
	Thiết bị y tế
	2,7
	E
	I
	M
	10

	1706 
	Thiết bị khử trùng
	2,7
	E
	I
	M
	10

	1707
	Thiết bị làm lạnh
	2,3
	E
	I
	M
	10

	1708
	Thiết bị ánh sáng
	2,3
	E
	I
	M
	10

	1710
	Rạp chiếu phim, phòng quay truyền hình, quay phim
	2,5
	E
	I
	M
	10

	1800
	Ngành chế biến gỗ
	
	
	
	
	

	1800
	Công nghiệp chế biến gỗ nói chung
	3,2
	D
	I
	M
	12

	1801
	Nhà máy sản xuất tấm Foocmica 
	3,2
	D
	I
	M
	12

	1802
	Nhà máy sản xuất gỗ dán
	3,2
	D
	I
	M
	12

	1803
	Nhà máy sản xuất ván ép (từ mùn cưa)
	3,2
	D
	I
	M
	12

	1804
	Nhà máy sản xuất đồ dùng gia đình 
	3,0
	D
	I
	M
	12

	1805
	Nhà máy cưa
	3,1
	D
	I
	M
	12

	2000
	Kho chứa
	
	
	
	
	

	2000 
	Kho chứa nói chung
	2,8
	C
	I
	M
	12

	2001
	Thiết bị và máy móc trong kho lạnh 
	3,1
	D
	I
	M
	12

	2002
	Máy làm lạnh dùng trong kho lạnh
	3,5
	D
	I
	N
	12

	2200
	Ngành nông nghiệp
	
	
	
	
	

	2200
	Ngành nông nghiệp nói chung
	2,6
	C
	I
	M
	12

	2201
	Máy móc trong nông nghiệp
	2,6
	C
	I
	M
	12

	2202
	Trại chăn nuôi gia súc
	2,7
	C
	I
	M
	12

	2203
	Trại chăn nuôi gia cầm
	2,6
	C
	I
	M
	12

	2204
	Các máy móc làm vườn
	2,7
	C
	I
	M
	12

	2300
	Ngành da
	
	
	
	
	

	2300
	Công nghiệp da nói chung
	2,6
	C
	I
	M
	12

	2301
	Xưởng thuộc da
	2,6
	C
	I
	M
	12

	2302
	Nhà máy chế biến da
	2,4
	C
	I
	M
	12

	2500
	Ngành giấy, bìa 
	
	
	
	
	

	2500
	Công nghiệp giấy và bìa nói chung
	4,2
	E
	II
	N
	24

	2510
	Nhà máy sản xuất giấy và bìa 
	4,2
	E
	II
	N
	24

	2511
	Nhà máy gia công giấy và bìa 
	3,8
	E
	II
	N
	24

	2502
	Nhà máy sản xuất bột giấy và xenlulô
	4,2
	F
	II
	N
	24

	2521
	Thiết bị chế biến bột giấy và xenlulô
	3,8
	E
	II
	N
	24

	2600
	Hệ thống thông tin
	
	
	
	
	

	2600
	Hệ thống thông tin nói chung
	2,5
	E
	II
	M
	12

	2601
	Tổng đài điện thoại
	2,0
	E
	II
	M
	12

	2603 
	Cáp thông tin (bao gồm công việc đào đất)
	3,0
	C
	III
	M
	12

	2604
	Cáp thông tin (loại trừ công việc đào đất)
	2,5
	C
	II
	M
	12

	2610
	Thiết bị Radio và TV

(Riêng đối với ăngten, xem mã 0924)
	2,5
	C
	II
	M
	12

	2700
	Ngành vật liệu xây dựng
	
	
	
	
	

	2700
	Ngành vật liệu xây dựng nói chung
	3,0
	D
	I
	N
	15

	2710
	Nhà máy nhựa đường
	3,5
	E
	I
	N
	18

	2720
	Nhà máy kính
	3,2
	F
	I
	N
	18

	2730
	Nhà máy sản xuất vôi, thạch cao
	3,0
	D
	I
	N
	15

	2740
	Nhà máy sản xuất đá, sỏi và cát
	3,5
	D
	II
	N
	15

	2750
	Nhà máy xi-măng
	3,5
	E
	I
	N
	24

	2751
	Nhà máy Amiăng
	3,1
	D
	I
	N
	15

	2752
	Nhà máy bê tông
	3,1
	D
	I
	N
	15

	2760
	Nhà máy gạch và gốm
	3,6
	C
	I
	N
	12

	2770
	Nhà máy chế biến đá 
	3,3
	C
	I
	N
	15

	2800
	Ngành dệt (sợi tự nhiên và nhân tạo)
	
	
	
	
	

	2800
	Công nghiệp dệt nói chung
	2,3
	D
	I
	M
	12

	2801
	Nhà máy sơ chế nguyên liệu thô
	2,2
	D
	I
	M
	15

	2802
	Nhà máy sợi và chỉ
	2,0
	D
	I
	M
	15

	2803
	Nhà máy dệt và đan sợi
	2,3
	D
	I
	M
	15

	2804
	Nhà máy sản xuất quần áo
	2,2
	D
	I
	M
	12

	2805
	Thiết bị giặt là quần áo
	2,1
	D
	I
	M
	12

	2807
	Nhà máy chế biến sợi đay
	2,3
	D
	I
	M
	12

	2810
	Thiết bị nhuộm, hấp, tẩy
	2,2
	D
	I
	M
	12

	2900
	Thiết bị sấy khô
	2,3
	E
	I
	M
	12

	3400
	Xử lý cấp và thoát nước
	
	
	
	
	

	3400
	Xử lý nước (cấp, thoát) nói chung
	2,7
	D
	II
	M
	12

	3410
	Hệ thống chứa nước
	2,5
	D
	II
	M
	12

	3411
	Thiết bị xử lý nước
	2,4
	D
	II
	M
	12

	3420
	Hệ thống phân phối nước
	2,7
	D
	II
	M
	12

	3430
	Hệ thống thoát nước
	2,5
	D
	II
	M
	12

	3500
	Ngành năng lượng
	
	
	
	
	

	3510
	Nhà máy nhiệt điện - than đá, dầu, than non (nhiệt độ hơi tới 5400C)
	
	
	
	
	

	
	    
tới 10 MW một máy
	4,6
	D
	II
	N
	9

	
	
tới 50 MW một máy
	4,5
	D
	II
	N
	12

	
	
tới 150 MW một máy
	4,4
	D
	II
	N
	18

	
	
tới 300MW một máy
	4,4
	D
	II
	N
	24

	3512
	Turbin hơi nước (nhiệt độ hơi tới 5400C)
	
	
	
	
	

	
	
tới 10MW
	4,9
	D
	I
	N
	6

	
	
tới 50 MW
	4,9
	D
	I
	N
	9

	
	
tới 150 MW
	5,6
	D
	I
	N
	12

	
	
tới 300 MW
	6,0
	D
	I
	N
	15

	3513
	Máy phát trong nhà máy nhiệt điện
	
	
	
	
	

	
	
tới 180 MVA
	4,1
	D
	II
	N
	12

	
	
tới 400 MVA
	5,0
	D
	II
	N
	18

	3514
	Nồi hơi bao gồm cả phụ kiện thông thường
	
	
	
	
	

	
	Nồi hơi dạng ống (nhiệt độ hơi tới 5400C)
	
	
	
	
	

	
	
tới 50 tấn/giờ
	2,4
	D
	II
	N
	9

	
	
tới 200 tấn/giờ
	2,6
	D
	II
	N
	12

	
	
tới 1000 tấn/giờ
	2,9
	D
	II
	N
	12

	
	Các loại nồi hơi khác
	
	
	
	
	

	
	
tới 75 tấn/giờ
	3,1
	D
	II
	N
	12

	
	
tới 150 tấn/giờ
	3,9
	D
	II
	N
	18

	
	Nồi hơi cấp nhiệt
	2,4
	D
	I
	N
	4

	
	ống dẫn hơi
	2,2
	C
	I
	M
	6

	3550
	Nhà máy điện Diezen 

	
	
	
	
	

	
	
tới 5000 KW/máy
	3,6
	D
	I
	M
	9

	
	
tới 10000 KW/máy
	3,8
	D
	I
	N
	12

	3553
	Máy phát trong nhà máy điện Diezen 

tới 12 MVA
	3,8
	D
	II
	N
	6

	3554
	Động cơ Diezen trong nhà máy điện Diezen 

tới 5000 KW
	
	
	
	
	

	
	- Lắp đặt
	2,8
	D
	I
	N
	3

	
	- Tháo dỡ
	3,9
	D
	II
	N
	6

	3580
	Trạm phân phối điện
	
	
	
	
	

	
	
Tới 100 KV
	2,6
	D
	II
	N
	12

	
	
Trên 100 KV
	3,0
	D
	II
	N
	12

	3584
	Máy biến thế
	
	
	
	
	

	
	
Tới 10 MVA
	3,1
	C
	II
	N
	3

	
	
Tới 50 MVA
	3,5
	C
	II
	N
	3

	
	
Tới 100 MVA
	4,0
	C
	II
	N
	3

	
	
Tới 250 MVA
	4,4
	C
	II
	N
	6

	
	
Tới 400 MVA
	4,8
	C
	II
	N
	6

	3591
	Nhà máy điện dùng tua-bin khí công nghiệp
	
	
	
	
	

	
	
Tới 40 MW/máy
	4,9
	D
	II
	N
	6

	
	
Tới 60 MW/máy
	5,3
	D
	II
	N
	9

	3592
	Cải tạo và xây dựng mới lưới điện
	3,2
	D
	II
	N
	

	4300
	Ngành Quang học
	
	
	
	
	

	4300
	Công nghiệp quang học nói chung
	2,3
	D
	II
	M
	12

	4301
	Nhà máy chế tạo dụng cụ chính xác
	2,3
	D
	II
	M
	12

	4302
	Nhà máy chế tạo dụng cụ quang học
	2,3
	D
	II
	M
	12

	4500
	Trung tâm nghiên cứu, tính toán, kiểm tra và phòng thí nghiệm
	
	
	
	
	

	4500
	Trung tâm nghiên cứu, tính toán, kiểm tra và phòng thí nghiệm nói chung
	3,0
	D
	II
	M
	9

	4501
	Lắp đặt máy tính điện tử
	3,0
	D
	II
	M
	9

	4502
	Hệ thống nghiên cứu về áp lực
	2,8
	D
	II
	M
	9

	4503
	Hệ thống nghiên cứu về hạt nhân và phóng xạ
	3,1
	D
	II
	M
	9



2. Đối với các công trình có giá trị từ 50 triệu Đô la Mỹ trở lên:


Phí bảo hiểm  sẽ do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận và được xác định trên cơ sở tỷ lệ phí bảo hiểm của một công ty đứng đầu nhận tái bảo hiểm được các tổ chức định giá quốc tế xếp hạng có khả năng tài chính tốt (Standard & Poor's xếp hạng từ BBB trở lên, Moody's xếp hạng từ A trở lên…) cung cấp. 

II. Phí bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba:

Phí bảo hiểm của phần trách nhiệm đối với người thứ ba được tính bằng 5% phí bảo hiểm của phần bảo hiểm  thiệt hại vật chất, với hạn mức trách nhiệm không vượt quá 50% giá trị công trình được bảo hiểm ở phần thiệt hại vật chất và tối đa không quá 3 triệu Đô la Mỹ. Tỷ lệ phí bảo hiểm này chỉ áp dụng với điều kiện bên mua bảo hiểm tham gia bảo hiểm thiệt hại vật chất và trách nhiệm đối với người thứ ba trong cùng một hợp đồng bảo hiểm.

Trong trường hợp hạn mức trách nhiệm vượt quá giới hạn trên hoặc bên mua bảo hiểm tham gia bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba bằng một hợp đồng bảo hiểm riêng biệt, phí bảo hiểm sẽ do doanh nghiệp và bên mua bảo hiểm thoả thuận. 

PHỤ LỤC 5

PHỤ PHÍ BẢO HIỂM LẮP ĐẶT

(Được ban hành theo Quyết định 33/2004/ QĐ – BTC)

Làm cơ sở để các doanh nghiệp bảo hiểm, chủ đầu tư, chủ thầu tham khảo


I. Biểu phụ phí rủi ro động đất:

	Độ nhạy cảm của
	Phụ phí rủi ro động đất

	công trình (1)
	Khu vực 0
	Khu vực I

	C

D

E

F

G
	0

0

0

0

0
	0,20

0,22

0,24

0,26

0,30


Phân chia khu vực động đất


Khu vực 1: Bao gồm các tỉnh: Sơn La, Lao Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tây, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên.


Khu vực 0: Bao gồm các tỉnh còn lại.


II. Biểu phụ phí rủi ro bão và lụt:

	Sức chịu đựng của công trình (2)
	Phụ phí rủi ro bão
	Phụ phí rủi ro lụt

	
	KV1
	KV2
	KV3
	KV1
	KV2
	KV3

	I

II

III
	0,05

0,10

0,15
	0,10

0,15

0,20
	0,15

0,20

0,25
	0,05

0,10

0,20
	0,15

0,20

0,30
	0,25

0,30

0,40


Phân chia khu vựcrủi ro:


a. Phân chia khu vực rủi ro bão:


Khu vực 1: Bao gồm các tỉnh sau đây: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lao Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp,  TP Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang.


Khu vực 2: BAO GỒM CÁC TỈNH SAU ĐÂY: CAO BẰNG, LẠNG SƠN, THÁI NGUYÊN, BẮC CẠN, QUẢNG NINH, PHÚ THỌ, VĨNH PHÚC, HOÀ BÌNH, HÀ TÂY, ĐẮC NÔNG, ĐẮC LẮC, LÂM ĐỒNG, GIA LAI, KON TUM, BÌNH THUẬN, ĐỒNG NAI.


Khu vực 3: Bao gồm các tỉnh sau đây: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Nam Hà, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận.


b. Phân chia khu vực rủi ro lũ lụt:


Khu vực 1: Bao gồm các tỉnh: Lâm Đồng, Đắc Nông, Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh.


Khu vực 2: Bao gồm các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Hà Tây, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Hà, Ninh Bình, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, TP Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Kiên Giang.


Khu vực 3: Bao gồm các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, TP Đà Nẵng, Quảng Bình, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Tháp, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.


CHÚ Ý: VIỆC PHÂN CHIA KHU VỰC Ở TRÊN CHỈ LÀ TƯƠNG ĐỐI, TRONG KHI TIẾN HÀNH KHAI THÁC BẢO HIỂM CHO CÔNG TRÌNH CẦN CĂN CỨ VÀO VỊ TRÍ CỤ THỂ CỦA CÔNG TRÌNH VÀ CÁC YẾU TỐ ĐỂ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ RỦI RO LŨ LỤT: KHOẢNG CÁCH TỚI SÔNG, HỒ NƯỚC GẦN NHẤT, KHẢ NĂNG MƯA LỚN LÀM NƯỚC TRÀN BỜ GÂY LỤT; VỊ TRÍ CAO THẤP CỦA CÔNG TRÌNH SO VỚI ĐỊA ĐIỂM KHÁC TRONG CÙNG KHU VỰC.

Ghi chú: 
(1): C, D, E, F, G là các ký hiệu quy định về độ nhạy cảm của 

 

       công trình.

 

(2): I, II, III là các ký hiệu quy định về sức chịu đựng của công 

 

       trình.

PHỤ LỤC 6

MỨC KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI PHẦN THIỆT HẠI VẬT CHẤT.

(Được ban hành theo Quyết định 33/2004/ QĐ – BTC)

Làm cơ sở để các doanh nghiệp bảo hiểm, chủ đầu tư, chủ thầu tham khảo


1. Đối với các công trình có giá trị dưới 50 triệu Đô la Mỹ:

	Giá trị bảo hiểm  (USD)
	Mức khấu trừ loại "M"
	Mức khấu trừ  loại "N"

	
	Đối với rủi ro thiên tai
	Đối với rủi ro khác
	Đối với rủi ro thiên tai
	Đối với rủi  ro khác

	Tới        500.000

           1.000.000

           5.000.000

         30.000.000

         50.000.000
	5.000

7.500

10.000

15.000

25.000
	1.000

1.500

3.000

4.000

 5.000
	 7.500

10.000

15.000

25.000

35.000
	2.000

2.000

4.000

7.500

10.000


2. Đối với các công trình có giá trị từ 50 triệu Đô la Mỹ trở lên:


Mức khấu trừ sẽ do Người bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận, được xác định trên cơ sở mức khấu trừ tương ứng với giá trị công trình của một công ty đứng đầu nhận tái bảo hiểm được các tổ chức định giá quốc tế xếp hạng có khả năng tài chính tốt (Standard & Poor's xếp hạng từ BBB trở lên, Moody's xếp hạng từ A trở lên…) cung cấp. 

Ghi chú: M, N là các ký hiệu quy định về loại mức khấu trừ.
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